Phương pháp Chẩn đoán bệnh sốt rét

Từ chuẩn vàng giemsa đến phản ứng chuỗi trùng hợp

Huỳnh Hồng Quang, Triệu Nguyên Trung, Cao Văn ảnh                                                                                           
Bệnh sốt rét (SR) do loài đơn bào Plasmodium spp. gây ra, hiện vẫn đang là một thách thức lớn về sức khoẻ cộng đồng, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là những nước tại châu Phi và những nước vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Theo báo cáo Tổ chức Y tế Thế giới (OMS), bệnh sốt rét lưu hành trên 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau, với khoảng 2,4 tỉ người chiếm 40% dân số thế giới. Hàng năm, có khoảng 300-500 triệu trường hợp mắc sốt rét; trong đó 1,5 - 2,7 triệu người tử vong, trong số này khoảng một triệu trường hợp xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi. Do đó, nhằm không chế bệnh tật và tử vong, trong chiến lược phòng chống sốt rét (PCSR)  mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là ưu tiên hàng đầu.

Đã hơn 120 năm trôi qua kể từ khi tác giả Alhponse Laveran, một nghiên cứu viên cao cấp của hai viện Pasteur Paris và Viện Hàn lâm Pháp (Académie francaise)(1880) và nhận giải thưởng Nobel Y học (1907) phát hiện và mô tả ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) trong hồng cầu người, đến nay công tác chẩn đoán chủ yếu vẫn dựa vào phương pháp Giêm sa cổ điển bằng trên lam máu giọt dày và giọt mỏng, rồi soi dưới kính hiển vi (KHV) ánh sáng thường. Đánh giá chuẩn kết quả một lam máu giọt dày dựa trên 100 vi trường vật kính dầu, độ phóng đại khoảng 600-700 lần, tương đương với khoảng 0,25 (L máu. Ngưỡng phát hiện là 10-20 KST/(L, tương đương với mật độ KSTSR 0,004%. Tuy nhiên, trong thực tế khả năng phát hiện của một kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm thường chỉ đạt được ở mức 100 KST/(L.

Một số mốc lịch sử nghiên cứu về chẩn đoán sốt rét 
Kể từ năm 1848 đến nay, nhiều kỹ thuật phát hiện và chẩn đoán bệnh sốt rét được phát triển và cải tiến liên tục từ chẩn đoán bằng KHV đến PCR hiện đại theo thứ tự thời gian.

1848 
Virchow và Frerichs ở Đức đã ghi nhận sự có mặt hạt sắc tố trong hồng    cầu nhiễm có thể có liên quan đến TVSR 

1880   Alphonse Laveran lúc ở Angieria đã phát hiện và mô tả tỷ mỷ hình thái KSTSR ở  máu người 

1886  

Golgi ở Italy mô tả một cách chi tiết 2 loại KSTSR gây bệnh cho người là P.falciparum và P.vivax.

1889-1890 Celli và  Marchiafava ở Italy đã mô tả hình thể P.falciparum.

1890 Romanowski phát triển phương pháp nhuộm đa sắc để chứng minh KSTSR ở lam máu nhuộm và đến nay chưa có phương pháp chẩn đoán nào thay thế được.

1894 Manson đưa ra giả thuyết bệnh sốt rét lan truyền do muỗi từ người sang người.

1992-1993
Barker R.H (1990), Snounou G (1993) phát hiện KSTSR trong máu bệnh nhân bằng các kỹ thuật hiện đại (PCR, DNA probe hay Nested PCR)

1989- 2000
Tirasophon W (1993); Wilson M.D (1989) Povoa M.M (2000): Phát hiện KSTSR trong tuyến nước bọt các loài muỗi truyền SR và đánh giá mức độ lan truyền của bệnh SR.

Phương pháp nhuộm giêm sa có một số nhược điểm là khó áp dụng ở những vùng sâu, vùng xa trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ, cần một cở sở có trang thiết bị đầy đủ, ổn định; KTV lành nghề, có kinh nghiệm trong chuyên ngành sốt rét; thời gian trả lời kết quả lâu, thường ít nhất là 60 phút, (ngoại trừ cũng có trường hợp tăng nồng độ giêm sa thì rút ngắn thời gian nhuộm lại và kết quả sàng lọc sớm hơn), ...ảnh hưởng đến quyết định của tiến trình điều trị của thấy thuốc.

Nhằm khắc phục những hạn chế trên của phương pháp giêm sa, nhiều phương pháp chẩn đoán mới ra đời như QBCtest, phương pháp nhuộm acridine orange (AO) của tác giả Kawamoto, phương pháp lẩy da nội bì, chẩn đoán thường quy dựa theo công thức máu tại các trung tâm y tế, thử nghiệm huyết thanh học nói chung (serological test), vật dò DNA (DNA probe), phản ứng chuỗi trùng hợp DNA ( PCR- Polymerase chain reaction, Nested-PCR), và đặc biệt các test chẩn đoán nhanh (Rapid Diagnostics Tests-RDTs) mà hiện tại trong giới chuyên môn gọi là công nghệ que nhúng (dipstick technology) như ICT, OptiMAL,.Assure, RapidMAL, Vectest,...

Nhược điểm tồn tại của các phương pháp chẩn đoán sốt rét là chúng phải được yêu cầu một cách rõ ràng từ thầy thuốc lâm sàng, nghĩa là thầy thuốc điều trị phải nghĩ đến bệnh nhân có thể mắc sốt rét hay không. Trong báo cáo gần đây ở Canada, 59% trường hợp sốt rét bị bỏ sót trong lần khám đầu tiên, và 16% trường hợp phải mất hơn 3 lần thăm khám bệnh trước khi xét nghiệm lam  máu chẩn đoán sốt rét mới được yêu cầu (Malaria review, 2005).

Các phương pháp chẩn đoán sốt rét

1. Phương pháp cổ điển giêmsa - chuẩn vàng (gold standard)

Giới thiệu

 Mặc cho thời gian và kỹ thuật hiện đại đến đâu chúng ta cũng không thể phủ nhận những kỹ thuật nào đã được coi như một chuẩn vàng. Hay nói một cách khác, hiện nay trên thị trường và trong y học thực hành sử dụng rất nhiều xét nghiệm huyết thanh và miễn dịch học để phát hiện bệnh SR, song không có kỹ thuật nào có thể thay thế hoàn toàn cho chuẩn vàng- đó là phương pháp cổ điển giêm sa. Nó là phương pháp thường quy trong thực hành y khoa, nhất là trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm. Song không phải vì thế, thầy thuốc lâm sàng bỏ qua hay nên nhớ rằng sự có mặt của KSTSR không phải luôn luôn là nguyên nhân chính bệnh hiện tại!


Phương pháp nhuộm lam máu để tìm KSTSR có rất nhiều kỹ thuật khác nhau, song nhìn chung, nó có nguyên lý tương tự  như phương pháp nhuộm giêm sa cổ điển hoặc phương pháp và cách tiến hành có một số điểm khác nhau tuỳ thuộc vào loại kỹ thuật và thuốc nhuộm chính:

· Nếu nhuộm theo các loại thuốc nhuộm của Romanowsky, có các kỹ thuật sau:

· Giêm sa

· Wright

· Field

· Leishman

· Nếu nhuộm theo phương pháp có thuốc nhuộm Fluorochrome, có các kỹ thuật: 

· Acridine orange

· Benzothiocarboxypurine

· Morin (3,5,7,1’, 4’- pentahydroxyflavanol)

Nguyên lý, một số điểm cần chú ý khi thực hiện và đọc kết quả 


KSTSR dễ dàng được phát hiện trong giọt dày, nhưng có khó khăn trong nhận dạng KSTSR vì mọi hồng cầu chứa KST đã bị dung giải khi nhuộm (do không cố định). Những thành phần tế bào máu nhìn thấy trong lam máu chỉ là bạch cầu và KSTSR. Tuy nhiên, những KST dÓ bị hư biến do dung giải hemoglobin và do để hong khô lâu trong khâu lấy máu xử lý và nhuộm lam. Do vậy, những thể tư dưỡng trẻ được phát hiện trên lam máu với những hình nhẫn không đầy đủ hoặc chỉ những chấm bào tương màu xanh và hạt nhiễm sắc đỏ tách rời; những thể tư dưỡng P.vivax muộn với mảnh bào tương phân đoạn và hạt schufner không rõ ràng; dải băng của P.malariae không còn điển hình, song các thể phân liệt và giao bào của KSTSR vẫn giữ nguyên trạng thái và hình liềm giao bào P.falciparum vẫn cho hình thái rõ.


Trong giọt máu dày, nhiều khi sự dung giải hemoglobin cũng làm chúng ta phát hiện sót đi một số KSTSR, nhưng cũng tuỳ thuộc vào xử lý kỹ thuật nhuộm và thông thường hạt sắc tố còn nguyên vẹn trên lam.  Việc tìm ra KSTSR và xác định chủng loại tuỳ thuộc vào kỹ năng vf trình độ KTV. Trên giọt dày cho phép tìm KSTSR nhanh hơn giọt mỏng khi lượng KST quá ít. Quy định hiện nay rằng trên một lam máu nên  làm 1 giọt máu dày và 1 giọt mỏng nhằm mục đích hổ trợ trong phát hiện chủng loại và phát hiện nhanh để đưa ra quyết định điều trị.  Chúng ta nhớ rằng lam giọt dày gồm nhiều lớp hồng cầu, lớp này đặt trên lớp kia, khi lam giọt dày nhuộm với thuốc nhuộm giêm sa, nước trong thuốc nhuộm sẽ tác động lên hồng cầu tự nó không thể bảo tồn được. Vì hồng cầu không thể bảo tồn được nên các chất bên trong nó sẽ hoà tan trong nước. Thành phần chính của hồng cầu là hemoglobine sẽ bị dung giải. Hiện tượng này xảy ra khi chúng ta đặt lam giọt dày vào đĩa hay khay nhuộm có chứa nước trong vòng 1-2 phút màu đỏ của Hb bắt đầu thoát ra ngoài giọt dày và để lại giọt máu nhạt màu, trắng đục. Tất cả những gì còn lại cuối giai đoạn nhuộm đều là dấu vết của  hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.  Vì không bị dàn mỏng thành một lớp duy nhất ở trên lam kính nên bạch cầu có vẻ nhỏ hơn và nguyên sinh chất đặc hơn ở quanh nhân. 

Xét nghiệm lam máu tìm KSTSR, thường gồm các bước sau đây:

· Giọt dày: trước tiên huỷ hemoglobine trong nước sau đó nhuộm Giêm sa

· Giọt mỏng: cố định cồn (dÓ phân biệt chủng loại).



Các phương pháp nhuộm: Giêm sa, Leishman, J.S.B (Jaswant Singh Battacharya- một phương pháp thường sử dụng trong Chương trình phòng chống sốt rét ấn Độ).



Đếm số lượng KST trên 8000 bạch cầu ở giọt dày và ở giọt mỏng đếm số KST trên 1000 hồng cầu hay nhiều hơn tuỳ mật độ cao hay thấp, sau đó nhân với số hồng cầu/ (L  chia cho 1000; hoặc tính ước lượng theo nhiều bảng tính sau:

1-10 KST/100 vi trường  giọt dày:
(+)

11-100 KST/ 100 vi trường  giọt dày 
(++)

1-10 KST/1 vi trường  giọt dày

(+++)

> 10 /1 vi trường  giọt dày


(++++)


Song cách đánh giá trên chỉ mang tính ước lượng chứ không nói lên mức độ trầm trọng trong một số trường hợp; chẳng hạn nếu bệnh nhân có 5000 KSTSR/ (L là chúng ta đánh giá (++++) nhưng nếu MĐKSTSR > 40.000 KST/ (L cũng đánh giá là (++++), khi đó không thể nói lên tiên lượng cho bệnh nhân (vì trên thực tế lâm sàng thì mật độ KSTSR cao được xem là một tiêu chuẩn chẩn đoán sốt rét nặng hoặc sốt rét ác tính).

Quy trình kỹ thuật
i. Chuẩn bị lam máu: lam máu phải lấy lam sạch có kích thước 25 x 75mm, không dính mỡ. Máu được lấy ở đầu ngón tay hoặc dái tai, hoặc ngón cái bàn chân hay ở gót chân trẻ em,... Da được lau sạch bằng cồn và để khô trước khi lấy máu bằng kim chích máu chuyên dùng (về mặt an toàn sinh học kim này chỉ dùng một lần), lấy một giọt máu sau khi đã bỏ giọt máu đầu.

ii.  Ghi mã: Các lam máu đều được ghi tên hoặc mã số phù hợp với phiếu xét nghiệm kèm theo. Hiện nay thường nhuộm giêm sa hoặc Leishman, hoặc phương pháp nhuộm Field. Nhưng thông dụng nhất vẫn là nhuộm giêm sa.

· Phương pháp nhuộm Giêm sa:

· Giọt máu dày: sau khi máu đầu ngón tay nhỏ xuống lam kính độ 2,3 giọt đủ kích thước giọt máu 1,5cm đường kính (có thể đánh giọt máu bằng một góc lam của một lam khác, nhưng cũng có tác giả không cần đánh máu). Để khô tự nhiên tránh bụi và các côn trùng khác vây bẩn 

· Giọt máu mỏng: nhỏ giọt máu nhỏ vào đầu lam và dùng  một cạnh lam khác kéo máu đi với một góc 450. Để máu khô tự nhiên và cố định bằng cồn nguyên chất. Chú ý động tác dàn máu phải đều đặn không nhanh quá (làm giọt máu đàn quá mỏng và tới sát cực dưới lam), không chậm quá (giọt đàn sẽ ngắn và dày). 

iii.  Cách pha các dung dịch nhuộm:

* Dung dịch mẹ được pha chế từ bột Giêm sa theo công thức: 

· Giªm sa bét (Azure B type) 3,8g

· Glycerol tinh khiết 250 ml

· Methyl alcohol tuyệt đối 250 ml

Bột được nghiền kỹ trong cối sứ bằng chày sứ từng lượng nhỏ, từ từ đổ hỗn hợp: “ glycerol + cồn” từng ít một và liên tục nghiền sao cho có dạng mịn, nhuyễn;  sau đó để 1 tuần cho lắng tủa và chưa lọc ngay. Dung dịch mẹ có thể để nguyên trong lọ màu có nút thuỷ tinh, chỉ lọc trước khi pha, được tính sẵn thể tích từng mẻ nhuộm. Tránh để dung dịch nhuộm chỗ nắng và nơi quá nóng.



* Pha thuốc nhuộm giêm sa: cho dung dịch đệm pha vào dung dịch mẹ mỗi đợt nhuộm lam được pha chế theo công thức sau

· Potasium dihydrogen phosphate KH2PO4  0,7 g

· Disodium hydrogen phosphate Na2HPO4  1,0g

· Nước cất (DW /ED) 1000 ml

iv. Kỹ thuật nhuộm lam máu

· Giọt mỏng
(1) Giọt máu mỏng (giọt đàn) cố định bằng cồn methylique tuyệt đối trong 30 giây.

(2)  Dung dịch nhuộm mới pha (5ml dung dịch giêm sa mẹ cho vào 100ml dung dịch đệm) 5%.

(3) Nhỏ lên lam máu dịch nhuộm Giêm sa, thời gian nhuộm dÓ 30 phút (chuẩn)

(4) Rửa thuốc nhuộm bằng nước sạch nhẹ nhàng và để khô lam.

· Giọt dày
(1) Giọt máu dày để khô (không được hơ nóng), tốt nhất là để 24 giờ trong nhiệt độ phòng, ở 370C cũng phải để tối đa 2 giờ thì mới đảm bảo chất lượng lam.

(2) Pha 3-5 ml dung dịch Giêm sa mẹ cho vào 100 ml dd đệm pha sẵn

(3) Nhỏ thuốc nhuộm phủ kín giọt máu dày trong 30 phút.

(4) Rửa lam nhẹ nhàng (tránh bong giọt máu) bằng nước sạch.

(5) Để khô lam sau nhuộm, không hơ nóng.


Phương pháp soi vật kinh dầu



Khi sử dụng vật kính dầu là khi soi, chúng ta nhỏ một giọt dầu lên tiêu bản trước khi quan sát. Dầu soi phải là dầu soi chuyên dụng (immersion oil), thường dùng loại dầu bạch hương hay dầu anisole vì dầu anisole bốc hơi khỏi tiêu bản sau một thời gian, điều này có nghia là sau khi soi không cần phải lau sạch dầu và như vậy ít có khả năng làm xước hoặc tróc, thậm chí chùi mất mẫu máu



Tại những phòng thí nghiệm dùng dầu soi mua ở thị trường, cần thiết phải lau thấu kính của vật kính sau khi đã kết thúc công việc bằng vải mềm có tẩm xylene.

Các cách tiến hành khi dùng vật kính dầu

i. Điều chỉnh độ chiếu sáng.

ii. Dùng hệ thống điều chỉnh thô (ốc vĩ cấp) để đưa cao ống kính lên.

iii. Khi đã đủ khoảng cách giữa mâm kính và vật kính x100,  quay lại mâm vật kính để cho vật kính ở bên trên tiêu bản.

iv. Nhỏ 1-2 giọt dầu soi lên tiêu bản ở diện định xét nghiệm.

v. Dùng hệ thống điều chỉnh thô hạ thấp một cách cẩn thận vật kính cho đến khi thấu kính tiếp xúc với dầu soi. Khi đó nâng nhẹ nhàng thấu kính lên sao cho thấu kính và dầu vẫn còn dính nhau.

vi. Dùng hệ thống điều chỉnh tinh (ốc vi cấp) dÓ đặt tiêu bản vào đúng tiêu cự và điều chỉnh độ chiếu sáng bằng cách điều chỉnh màn chắn sáng.

Đặc điểm hình thái khi xem KSTSR dưới kính hiển vi


Kỹ thuật giọt máu dày do Ronald Ross đề ra năm 1903 tập trung được 20-30 lớp hồng cầu trên một diện tích nhỏ, cho phép ta phát hiện nhanh KSTSR.



P.falciparum: (1) hồng cầu nhiễm trương to; (2) thể nhẫn mảnh, đôi khi có 2-3 nhẫn trong một hồng cầu; (3) nhẫn đối khi có 2 hạt chất nhiễm sắc (chromatine); (4) thẻ cánh chim ở diềm hồng cầu; (5) ít khi gặp thể tư dưỡng già ở máu ngoại biên; (6) giao bào hình liềm hay hình chuối, thường xuất hiện muộn trong máu ngoại biên (3-4 tuần sau nhiễm); (7) có thể xuất hiện chấm lốm đốm Maurer.



P.vivax: (1) hồng cầu nhiễm trương to; (2) thể nhẫn trưởng thành dày và thô, đôi khi có 2-3 nhẫn trong một hồng cầu; (3) nhẫn đối khi có 2 hạt chất nhiễm sắc (chromatine); (4) thẻ cánh chim ở diềm hồng cầu; (5) ít khi gặp thể tư dưỡng  già ở máu ngoại biên; (6) giao bào hình liềm hay hình chuối, thường xuất hiện muộn trong máu ngoại biên (3-4 tuần sau nhiễm); (7) có thể xuất hiện chấm lốm đốm Maurer.


Trước khi kết luận một lam âm tính (không tìm thấy KSTSR) phải soi ít nhất 200 vi trường với độ phóng đại 7x100 hoặc 10x100 trên giọit dày; còn giọt mỏng ít nhất phải soi được 50.000 hồng cầu; Khi theo dõi đánh giá hiệu quả thuốc SR, người ta thường tính mật độ KSTSR trên 1 mm3  máu dựa vào công thức hồng/ bạch cầu.

· Phương pháp nhuộm Field (giọt dày)

i. Lam  máu đem nhúng vào thuốc nhuộm A trong vòng 5 giây (xanh methylène).

ii. Rửa sạch nhẹ nhàng dưới vòi nước sạch trong 5 giây, cho đến khi cầm lam kính lên thấy trong veo là đạt hiệu quả.

iii. Lấy lam máu ra và nhúng tiếp tục vào thuốc nhuộm B (dung dịch eosine), chú ý nhúng thật nhanh và rút lam máu ra thật nhanh.

iv. Rửa lam thật thanh trong vòng 5 giây dưới vòi nước và để khô lam.

· Phương pháp nhuộm Wright (giọt mỏng)

i. Phủ lên lam máu loại dung dịch gốc (stock) trong 1,5- 2 phút.

ii. Thêm một lượng tương đương nước cất sạch hoặc dung dịch buffer (pH 7,2). Nhuộm trong 3 phút, khi đổ dung dịch lên không cho đổ ra ngoài lam.

iii. Rửa bằng nước cất hoặc dung dịch đệm, sau đó để khô tự nhiên.

Các thành phần của máu bình thường


Máu khi lấy trực tiếp từ tĩnh mạch vào một ống nghiệm là một chất lỏng màu đỏ. Nếu để ống nghiệm trong tư thế đứng từ 15-20 phút, chúng ta thấy máu tách ra 2 lớp khác nhau: lớp huyết thanh (lớp chất lỏng màu vàng nhạt) và huyết tương cục máu là một chất có độ chắc vừa phải, có màu sẫm hơi đen, nó chứa hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.

Đếm kí sinh trùng sốt rét (counting malaria)

i. Trên giọt máu mỏng: là chúng ta đếm số lượng KSTSR trung bình trên 1000 hồng cầu (chú ý rằng một vi trường có 200-250 hồng cầu). Từ kết quả tính được, chúng ta có thể quy ra tỷ lệ phần trăm nhiễm của bệnh nhân.

ii. Trên giọt máu dày:


+ Số lượng KSTSR/ 1 (l máu: đếm số lượng trung bình KSTSR trên 200-500 bạch cầu. Số lượng KSTSR/ (l máu được tính như sau:






Số lượng KSTSR đếm được x 8000



KSTSR/ (l máu =






    Số lượng bạch cầu đếm được


+  Theo hệ phân loại dấu cộng (plus system) được tính như trên.

Một số lỗi thường gặp khi làm lam máu


Có một số lỗi thông thường đối với các lam máu và cơ thể người bệnh gây nhầm lẫn đến việc đánh dấu nhuộm hay xét nghiệm và đọc kết quả.

i. Đặt vị trí của giọt máu: phải nhìn xem nơi nào để đặt giọt máu cho đúng trên lam kính. Nếu đặt không đúng, có thể gây khó khăn trong xét nghiệm lam giọt dày. Trong khi nhuộm hay trong quá trình để khô, có thể giọt máu một phần bị chà sát.

ii. Quá nhiều máu trên lam kính: sau khi nhuộm thì giọt dày sẽ bị xanh quá, sẽ có nhiều bạch cầu ở giọt máu dày và những BC này sẽ làm tối hay che lấp KSTSR nếu có.  Lam giọt mỏng quá dày khó xét nghiệm sau khi cố định.
Quá ít máu: trong trường hợp này số lượng bạch cầu trong giọt dày ở vi trường quá thấp và chúng ta không đủ máu để soi trong thời gian quy định thường quy, giọt mỏng quá nhỏ không đủ chỗ để đánh dấu chẳng hạn.

iii. Máu dàn trên lam kính có dính mỡ: giọt máu bị dàn ra không đều nên khó soi, có thể ngay cả giọt dày cũng bị bong ra trong quá trình nhuộm. 
iv. Bờ của lam kính dàn ra bị mẻ: khi bờ của lam kính dàn máu bị mẻ, giọt mỏng khi dàn ra sẽ có nhiều vạch và nhiều đuôi. Việc đánh lam giọt dày cũng bị hỏng.
v. Giọt mỏng quá lớn, giọt dày đặt sai chỗ: kích thước của giọt máu mỏng sẽ làm sai lệch vị trí của giọt dày có thể trong quá trình nhuộm hay lúc để khô, có những phần của lam giọt dày bị bong bởi cạnh của máng nhuộm hay khuôn để khô lam máu. Sẽ khó hay không thể xác định đúng vị trí giọt dày ở giai đoạn soi lam.
vi. Một số lỗi khác có thể thấy trên lam máu

· Ruồi, dán, kiến có thể ăn máu khô và làm tổn hại đến các giọt máu.

· Giọt máu được làm trên những lam kính bị xước nhiều.

· Giọt dày khô không đều.

· Cố định các giọt dày bằng sức nóng hay để khô không đủ thời gian & như thế nhuộm sẽ khó không đạt yêu cầu.

· Các lam máu đóng gói cùng nhau trước khi các giọt dày được khô thật sự và các tiêu bản sẽ dính nhau

Một số hình ảnh giả tạo có gây nhầm lẫn cho chẩn đoán kí sinh trùng sốt rét (artifacts)


Chúng ta có thể một vài lần nhìn thấy 1-2 vật giả trong những lam máu mà gây ra sự nhầm lẫn với hình ảnh của KSTSR . Câu hỏi đặt ra: “ liệu đây là KSTSR hay không”  khiến chúng ta đưa ra kết quả cho người thấy thuốc lâm sàng điều trị kịp thời chăng.


Nếu chúng không phải là KSTSR thì chúng là cái gì, thành phần của máu chăng? Đây là câu hỏi khó trả lời ngay. Chúng có thể là nấm phát triển trên những giọt máu nên chúng ta phải tránh nhầm lẫn bằng cách nhuộm lam máu càng sớm càng tốt sau khi lấy máu và để khô, trong vòng 48 giờ là chậm nhất. Dĩ nhiên, điều này không phải lúc nào cũng  thực hiện được.


Một số hình giả bay trong không khí và được gió đưa đi, chúng dính trên lam máu trong quá trình máu khô trước khi nhuộm hay sau khi nhuộm và trong khi để khô máu đã nhuộm. Một số khác coi như là chất làm nhiễm bẩn giọt máu: có lẽ chúng ta không lau sạch tay trước khi lấy máu, ngay cả lam máu cũng là nguyên nhân của vấn đề.


Trong khi không hẳn là một hình giả mà chúng ta vô tình thấy ấu trùng của Wuchereria bancrofti hay của loài khác. Hình dạng cong mềm mại và được xác định rõ khi nhuộm giêm sa.

Chẳng hạn:

· Tế bào lưới và mảnh chromatide, các nhóm riêng rẽ hồng cầu non (chưa trưởng thành) trong thiếu máu nặng, cấc tinh thể của thuốc nhuộm giêm sa, các mảnh vụn.

· Tiểu cầu và tế bào và các hạt toan tính, các vết xước kiểu trượt trên lam kính.                                                
· Tế bào thực vật (vegetable cells),  những lỗ chỗ thuỷ tinh trên lam kính mờ.

    

·  Bào nang nấm  (hyphae and spores fungus).
2. Kỹ thuật QBC( (Quantitative Buffy Coat) test

Giới thiệu

Kỹ thuật QBC( (Quantitative Buffy Coat) được giới thiệu lần đầu tiên năm 1983 bởi 2 tác giả Wardlaw và Levine. Sau đó hãng Becton Dickinson cho ra đời các thiết bị chuyên dụng cho kỹ thuật này. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp có độ nhạy cao so với phương pháp nhuộm giêm sa thường quy. Vì nhuộm hồng cầu có KST bằng acridine, quay ly tâm để tập trung KSTSR, rồi xem dưới huỳnh quang. Kỹ thuật này dùng trong trường hợp cần xác định căn nguyên nhưng KSTSR quá ít, không thể phát hiện được bằng phương pháp thường quy. Điểm đáng chú ý rằng kỹ thuật QBC không cho phép định lượng.

Nguyên lý

· Kỹ thuật QBC dựa trên nguyên lý bắt màu AO của DNA hay RNA của KSTSR dưới KHV huỳnh quang. Nhân sẽ phát màu xanh lá cây và bào tương bắt màu đỏ tím.

· Nhuộm Acridine  màu da cam lớp hồng cầu ly tâm và sử dụng nguồn sáng tia cực tím (UV).

· Lượng máu lấy từ bệnh nhân khoảng 55-56 (L, chứa trong ống huyết cầu tố có sẵn thuốc nhuộm acridine orange (AO) và posstasium oxalate, sau đó đem quay ly tâm 12.000 vòng/ phút (12.000 rpm) trong 5 phút.

· Thành phần lớp tế bào máu được phân lớp tuỳ thuộc tỷ trọng, tạo thành các dải KST chứa DNA bắt màu thuốc nhuộm xuất hiện dưới luồng sáng UV (ngưỡng phát hiện KST nằm ở giao diện hồng cầu/ bạch cầu).

Kết quả

· Trong một nghiên cứu, Craig và Sharp (1997) cho thấy ngưỡng phát hiện của kỹ thuật là  84KST/(L, độ nhạy 89,75%, độ đặc hiệu trên 95%. Độ nhạy của test có thể tương đương hoặc hơn giọt máu dày theo phương pháp nhuộm Giêm sa.

· Độ đặc hiệu có thể nhìn nhận dương tính giả nếu kỹ thuật viên chưa đủ trình độ soi. Đối chiếu tỷ lệ dương tính giả QBC là 25% và nhuộm Giêm sa là 18%.

· Phương pháp này cho kết quả nhanh hơn giêm sa,  song đòi hỏi KTV phải kinh nghiệm  thực hành thường xuyên, trang bị cần thiết ngoài KHV cần có đủ phương tiện khác. Một nhược điểm của test này là giá thành rất đắt.

3. Phương pháp nhuộm AO của tác giả Kawamoto

Giới thiệu

Phương pháp nhuộm AO (Acridine Orange) cũng như QBC đều là những phương pháp cải tiến của phương pháp nhuộm giêm sa thông thường (một số tác giả gọi là édition modifié du  giemsa). Nó giúp chẩn đoán nhanh KSTSR trên lam máu giọt dày và giọt mỏng. KHV dùng trong phương pháp này là KHV ánh sáng thường có gắn thêm bộ phận lọc (filter kit) đặc biệt bên ngoài kính cho nhuộm màu huỳnh quang AO ở mâm kính và thị kính. Nhân KSTSR cho màu xanh lá cây và tương bào bắt màu đỏ.

Phương pháp AO dÓ thực hiện, KTV có thể ít kinh nghiệm cũng phát hiện được, tiết kiệm được thời gian; khi so sánh với phương pháp giêm sa rằng độ nhạy trên lam giọt mỏng là 96,4%, độ đặc hiệu là 95,1%. Những trường hợp mật độ KSTSR <5000/(L, độ nhạy của phương pháp AO cao hơn nhiều so với lam giọt mỏng nhuộm giêm sa.

Quy trình kỹ thuật

· Trang bị và vật liệu: kính hiển vi có kèm kính lọc đặc biệt và nguồn sáng của đèn halogen, thuốc nhuộm AO, bộ dụng cụ xét nghiẹm máu thông thường. 

· Phương pháp tiến hành:

· Bước 1: làm tiêu bản giọt đàn giống kỹ thuật giêm sa, chờ tiêu bản khô tự nhiên, cố định tiêu bản bằng cồn 900.

· Bước 2: lấy một lamen, nhỏ mỗi góc lamen một giọt dung dịch AO

· Bước 3: dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ nhẹ nhàng đặt úp lamne vào phần đuôi của giọt máu (nơi mà KSTSR tương đối tập trung và có hình thể rõ), phải chú ý để lamen song song với mặt phẳng của tiêu bản.

· Bước 4: dùng đầu ngón tay ấn nhạ trên lamen, để tấm lamen sao cho tiếp xúc với mặt phẳng của lam sát nhất, nếu không khoảng cách giữa lamen và lam kính lớn khi soi sẽ thấy các vật thể trôi chảy (không cố định), điều này dẫn đến không thể thấy KSTSR được. Tiêu bản đạt kỷ thuật khi không có bọt khí trong dung dịch AO khi soi các vật thể cố định.

· Bước 5: loại bỏ dung dịch AO thừa ở rìa lamen bằng giấy thấm.

· Bước 6: tiến hành đọc kết quả trên KHV bằng vật kính 40x (chú ý đặt 2 miếng plastic lọc vào mâm vật kính và điều chỉnh để có màu phù hợp nhất), hình ảnh KSTSR cũng phát sáng dưới ánh sáng huỳnh quang tương tự như ở kỹ thuật QBC

Ưu và nhược điểm kỹ thuật AO



Phương pháp này có độ nhạy và độ chính xác cao, thời gian xét nghiệm khoảng 10 phút, phương tiện đơn giản, rẻ tiền hơn so với thử nghiệm QBC và có thể áp dụng ở một số tuyến, nhất là các viện và trung tâm, bệnh viện chuyên khoa. Song, kỹ thuật này khó định loại KSTSR và phụ thuộc vào kiến thức cũng như kinh nghiệm XNV, ngoài ra phương pháp này đòi hỏi XNV cần có kiến thức chung về hình thái KSTSR khi soi ở lam nhuộm giêm sa thường quy.

4. Các phương pháp chẩn đoán huyết thanh học (Serological test)

Các thử nghiệm này có giá trị hạn chế trong CĐSR vì kết quả dương tính chỉ có ý nghĩa rằng cơ thể xuất hiện kháng thể chống sốt rét tồn tại trong máu. Nhưng một điểm lợi là chúng có ý nghĩa trong các nghiên cưú điều tra dịch tễ học, như đánh giá lưu hành điểm của bệnh, đánh giá xu hướng bệnh lan truyền hay không?, phát hiện các ổ bệnh sau đợt thanh toán. Ngoài ra, các thử nghiệm này còn ứng dụng trong chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ hội chứng lách to nhiệt đới, sàng lọc máu trong các ngân hàng máu, mô, tạng. 

Đến nay, nhiều phương pháp thử nghiệm huyết thanh học đã được triển khai như miễn dịch kết tủa (IP- Immunoprecipitation techniques),  miễn dịch huỳnh quang gián tiếp (IFA-Indirect fluorescent antibody), phản ứng ngưng kết hồng cầu gián tiếp (IHA- Indirect hemaaglutination assay), miễn dịch hấp thụ liên kết men (ELISA- Enzyme linked Immunosorbent assay), miễn dịch phóng xạ, kỹ thuật ức chế tiểu thể hoa cúc trong nuôi cấy, thử nghiệm khuyếch tán kép (DDT- Double gel diffusion test),.... các phương pháp này khác nhau về nguồn kháng nguyên và kháng thể đích cũng như phạm vi ứng dụng.

5. Phương pháp sử dụng vật dò DNA (DNA probes)

Kỹ thuật lai tạo dùng vật dò DNA rất nhạy và có thể phát hiện tác nhân gây bệnh ở ngưỡng 50KST/(L máu.  Phương pháp này có độ nhạy lớn hơn so với phương pháp nhuộm giêm sa, mặc dù một KTV kinh nghiệm có thể phát hiện KST ở ngưỡng 20 KST/(L trên lam giọt dày. tuy nhiên; phương pháp vật dò DNA không thể phát hiện được tất cả các trường hợp mà kỹ thuật giêm sa có thể, đặc biệt nhiễm P.vivax, bởi vì độ nhạy của phương pháp trong những trường hợp này kém gấp 10 lần khi nhiễm P.falciparum.

Chẩn đoán sốt rét dùng vật dò DNA được ứng dụng trong các nghiên cứu về dịch tễ vì kỹ thuật này có thể được đơn giản hoá bằng cách nhỏ một ít máu trên giấy thấm nitrocellulose. Một KTV có thể thực hiện được 1000 mẫu máu/ ngày; trong khi đó, với phương pháp giêm sa, mỗi ngày chỉ có thể xét nghiệm khoảng 60 lam. Như vậy, ưu điểm của kỹ thuật vật dò DNA là có thể tiến hành với một lượng lớn mẫu trong một thời gian ngắn. Một hạn chế của kỹ thuật là phụ thuộc rất lớn vào số lượng bản sao của chuỗi đích ở KSTSR cũng như vào độ nhạy của phương pháp được dùng để phát hiện sản phẩm lai.

6. Phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR-polymerase chain reaction)

PCR hay còn gọi là hệ thống khuyếch đại bản sao (transcript amplification system) hoặc phản ứng trùng hợp nhờ men DNA polymerase. Là một kỹ thuật in vitro, góp phần khắc phục nhược điểm của kỹ thuật vật dò DNA. Về mặt hoá sinh, các acide nucleic đích, qua kỹ thuật PCR sẽ được khuyếch đại lên nhiều lần trong một thời gian tương đối ngắn, làm tăng độ chính xác trong chẩn đoán của các kỹ thuật lai bằng vật dò DNA. Ưu điểm quan trọng của kỹ thuật PCR là chỉ cần một lượng rất nhỏ DNA đích hay DNA khuôn mẫu. Dưới xúc tác một loại enzyme bền với nhiệt, qúa trình tổng hợp các DNA mới được bắt đầu bằng sự kết gắn của chất mồi (primer) vào các vị trí trên DNA khuôn mẫu (chất mồi là một chuỗi DNA ngắn, có trình tự theo thứ tự nguyên tắc bổ sung với mạch gốc, sẽ chạy dần theo chiều 5’ ( 3’).

Kỹ thuật PCR thường được dùng trong nghiên cưú dịch tễ, nhận định chủng kháng thuốc, xác định đột biến điểm kháng thuốc (ví dụ fansidar), chẩn đoán xác định các loại KSTSR, song nay ít áp dụng cho việc chẩn đoán chủng loại vì nhận thấy không nên so sánh với chuẩn vàng (gold standard), chẩn đoán phân biệt trường hợp tái phát (relapse) hay tái nhiễm (re-infection) nghĩa là khi bệnh nhân đã hoàn tất một liệu trình điều trị đúng mà xuất hiện lại KSTSR, xác định kiểu gen một chủng KSTSR lạ, xác định KSTSR ở trung gian truyền bệnh. Kỹ thuật này là một thay thế có hiệu quả cho phương pháp nuôi cấy in vitro trong đánh giá kháng thuốc; đặc biệt với chủng P.vivax, khi mà khả năng nuôi cấy dài ngày trong phòng thí nghiệm không thành công, và đánh giá tính nhạy cảm thuốc đến nay vẫn còn dựa chủ yếu vào đáp ứng lâm sàngvà xác định nồng độ thuốc trong huyết thanh theo phương pháp liều chuẩn với chloroquine (tiêu chuẩn Tổ chức Y tế thế giới).

Phương pháp nào dù có hiện đại đến đâu cũng không tránh khỏi nhược điểm. Kỹ thuật PCR cũng vậy, nếu chúng ta cho chạy quá nghiều chu kỳ trong khi sản phẩm của phản ứng cho vừa đủ thì liệu có ra các bản sao tiếp theo hay không, hoặc khi chạy điện di thì các band cũng cho hình ảnh gần giống nhau, nhất là khi thang marker có giá trị gần tương đương, hoặc sản phẩm thừa trong phản ứng hoặc nếu chúng ta tinh khiết DNA không sạch đôi khi phân tích kết quả có sự nhầm lẫn trên gel agarose; ngoài ra, giá thành của một lần xét nghiệm cũng rất đắt (khoảng 3-5USD/test), khó chấp nhận nếu dùng để chẩn đoán bệnh một cách thường quy.

7. Phương pháp phát hiện sắc tố sốt rét trong bạch cầu hoặc đại thực bào

Giới thiệu

Đây là một phương pháp chẩn đoán sốt rét gián tiếp thông qua phát hiện sắc tố sốt rét trong tế bào bạch cầu (BC) bằng máy phân tích tự động để chẩn đoán sốt rét do nhóm nghiên cứu Thomas Hanscheid, Joses Melo-Cristino, Bernadino G. Pinto, thuộc Khoa bệnh học lâm sàng, bệnh viện Santa Maria, Lisbon, Bồ Đào Nha đồng nghiên cứu.

Trong cùng lam máu nhuộm giêm sa, kỹ thuật viên có thể cần tìm thêm dấu hiệu những bạch cầu có chứa sắc tố sốt rét (chủ yếu trong BC đơn nhân hay đại thực bào)- có thể bệnh nhân nhiễm P.falciparum trong bệnh SRN (đối khi gặp cả thể nhẫn trong BC đơn nhân). Trong giai đoạn bệnh tái nhiễm, nhiều khi chưa tìm thấy P.falciparum nhưng có nhiều khả năng phát hiện được sắc tố nội- BC (chỉ cần kỹ thuật viên nghĩ đến sắc tố sốt rét). Chẩn đoán sắc tố SR trong BC  có ý nghĩa trong SRAT thể não.

Máy được dùng trong nghiên cứu này là máy huyết học tự động Cell-Dyn(3500 (hãng Abbott, CA, USA) , cho phép chẩn đoán sốt rét bằng phương pháp phát hiện sắc tố ở các tế bào bạch cầu (BC) cùng lúc quá trình xét nghiệm công thức máu toàn phần thường quy. Thiết bị này phân biệt được các dòng tế bào BC, dựa trên các đặc tính tán xạ khác nhau của đèn laser tại 4 góc. Phân biệt tế bào ưa acide (E0) với các tế bào bạch cầu đa nhân trung tính bằng cách dùng các đặc tính khử cực của tế bào hạt ưa acid trong biểu đồ đánh giá tế bào phân thuỳ/ tế bào hạt (trục X: tế bào phân thuỳ, đo tán xạ góc 900; trục Y: tế bào hạt, đo tán xạ khử cực góc 900). Các tế bào bạch cầu ưa acid được mô tả là những đám chấm màu xanh lá cây phía trên vạch ngưỡng phát hiện, vạch này phân biệt E0 với các loại BC khác. Tế bào BC chứa hemazoin (sắc tố của KSTSR) được phát hiện do các đặc tính khử cực  các sắc tố. Sự xuất hiện của các tế bào đơn nhân (vệt màu đỏ tía, PCEs: purple-coded events) ở trong vùng các E0 (vệt màu xanh lá cây) là dấu hiệu của hemazoin bị thực bào và là hậu quả của bệnh nhân mắc sốt rét.

Mục đích nghiên cứu là đánh giá quy trình thực hiện phương pháp mới và xác định hiệu quả để chẩn đoán sốt rét nhập khẩu (imported cases) trong thực hành xét nghiệm huyết học tại labo thường quy.

Quy trình thực hiện

· Mãu bệnh phẩm được lấy đồng thời để làm công thức máu thường quy và kéo lam máu.

· Lấy máu toàn phần đường tĩnh mạch có chống đông bằng EDTA.

·  Mẫu máu được xử lý theo cách thông thường trên máy phân tích Cell-Dyn3500. Các biểu đồ Cell-Dyn3500 được xem là dương tính (+) hay có sắc tố sốt rét nếu phát hiện ( 2 PCEs (tế bào đơn nhân chứa sắc tố) ở khu vực E0 trên biểu đồ tế bào phân thuỳ (chia múi) /tế bào hạt, nhìn thấy trên màn hình màu theo dõi của thiết bị.  Số lượng của các vệt này được ghi lại.

· Lam giọt máu dày và mỏng nhuộm giêmsa, soi dưới KHV như đã mô tả. Đếm số lượng KSTSR tương ứng với 200 BC trên lam giọt dày hay 1000 hồng cầu trên lam giọt mỏng. Mẫu máu được xem là âm tính nếu kiểm tra ít nhất 200 vi trường lam giọt dày, độ phóng đại 1000 lần, mà không tìm thấy KSTSR. Nếu một bệnh nhân có nhiều mẫu máu phân tích, thì mẫu đầu tiên được lấy để đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu.

Diễn giải kết quả

Phát hiện hemozoine là cơ sở cho nhiều phương pháp xét nghiệm KHV chẩn đoán sốt rét. Cell-Dyn3500 là phương pháp dùng máy tự động đầu tiên cho phép phát hiện sốt rét trong xét nghiệm thường quy công thức máu.

Độ nhạy từ 72%-95% trong nghiên cứu ở Bồ Đào Nha và Nam Phi có thể giải thích là do những khác biệt về quần thể nghiên cứu; một vấn đề quan trọng khác là nghiên cứu ở Bồ Đào Nha thực hiện trên các trường hợp sốt rét nhập khẩu theo con đường du lịch đến những vùng sốt rét lưu hành. Có ý kiến cho rằng động học của tế bào BC chưá sắc tố có thể thay đổi giữa các quần thể dân cư khác nhau, có thể liên quan đến độ trầm trọng của bệnh và tình trạng miễn dịch của cơ thể. Tại Việt Nam, số người trưởng thành không có miễn dịch có sốt rét nặng, sống trong vùng sốt rét lưu hành nhẹ thì có 92% trường hợp có BC chứa sắc tố khi nhập viện trên 100 bạch cầu đa nhân trung tính và 30 bạch cầu đơn nhân đếm được. Tại Gabon, vùng sốt rét lưu hành nặng, đến 100 bạch cầu đa nhân trung tính và 100 bạch cầu đơn nhân lúc nhập viện, tìm thấy tỷ lệ khác nhau ở trẻ em sốt rét nặng (100% có bạch cầu đơn nhân chứa sắc tố, 95% bạch cầu đa nhân trung tính chứa sắc tố), trẻ em mắc sốt rét nhẹ (lần lượt có 87% và 32% loại bạch cầu trên), người lớn mắc sốt rét nhẹ (lần lượt có 58% và 16%). Không tìm thấy mối liên quan giữa bạch cầu đa nhân trung tính chứa sắc tố và mật độ KSTSR, cũng như không tìm thấy mối liên quan giữa số vệt PCEs với mật độ KSTSR. Tuy nhiên, Cell-Dyn3500 không phát hiện được 2 trường hợp có mật độ KSTSR 0,06 và 0,02% (thường không khó chẩn đoán). Điều này gợi ý rằng độ nhạy của thiết bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng đến động lực học của bạch cầu chứa hemazoin ở từng cá thể.

Độ đặc hiệu (88%) ở nghiên cứu tại Bồ Đào Nha thấp hơn nghiên cứu ở Nam Phi. Trong nghiên cứu ở Bồ Đào Nha, thì ( 2 thay vì ( 1 PCE được dùng làm ngưỡng xác định dương tính. Rất hiếm khi thấy được một vệt PCE duy nhất trên vạch phân cách giữa quần thể tế bào E 0 và các tế bào khác của bạch cầu. Do có sự khác biệt rất ít về mức độ hình thành tế bào hạt (trục Y: tán xạ ánh sáng khử cực) khi so với quần thể tế bào đơn nhân bình thường, kết quả này được xem là một vệt giả. Những mẫu dương tính với sốt rét, thường thấy xuất hiện ( 2PCEs, điều này cho thấy mức độ tế bào hạt cao hơn nhiều. Tuy nhiên, khi áp dụng (1 PCEs làm tiêu chuẩn xác định, chỉ có thêm  vài mẫu nữa được xem là dương tính. 

Ngoài ra, cũng với phương pháp phân tích này trên máy Cell-DynCD 4000 các tác giả ứng dụng nhằm phát hiện và giám sát điều trị cho bệnh nhân sốt rét do P.vivax tại Hàn Quốc của nhóm nghiên cứu Suh IB, Kim HJ, Kim JY, thuộc khoa xét nghiệm y học, đại học Y khoa Nam Hàn Quốc có Se là 91,2% và có thể phát hiện các hạt sắc tố thông qua phương thức khử cực ánh sáng laser ở ngày thứ 14 sau điều trị, một nhược điểm đặt ra là do sự khử cực không điển hình (atypical depolarization) nên phương pháp này có thể phát hiện được sau điều trị khỏi do sự tồn tại sắc tố, dễ dẫn đến dương tính giả và thầy thuốc lâm sàng cho rằng ca này điều trị thất bại, bước tiếp theo sẽ dùng phát đồ chống kháng hay lặp lại một liệu trình điều trị sốt rét mới không cần thiết.

Lý do chính mà kết quả Cell-Dyn3500 dương tính giả có thể là sự tồn tại các tế bào đơn nhân chứa hemozoine sau khi sạch KSTSR, bởi vì số bệnh nhân làm lại sau dương tính có tiền sử sốt rét vừa được điều trị. Trong một nghiên cứu, tế bào bạch cầu chứa sắc tố vẫn hiện diện trên 70% bệnh nhân sau khi điều trị sạch KSTSR; thời gian sạch các tế bào đơn nhân chứa sắc tố phải kéo dài đến 2-3 tuần. Do đó, biểu đồ Cell-Dyn3500 dương tính không nhất thiết là đợt sốt rét cấp tính, mà có thể tìm thấy ở những bệnh nhân đã được điều trị thành công. Kết quả không phù hợp giữa 2 phương pháp giêm sa và công thức máu này cũng hổ trợ thêm cho giải thích này. Đánh giá ở những bệnh nhân 4-7 ngày sau khi bắt đầu điều trị, kết quả âm tính trên KHV có thể vẫn còn (+) với Cell-Dyn3500. Thật là khó phân tích mối liên quan lâm sàng với kết quả Cell-Dyn3500 (+) ở những quốc gia nằm trong vùng sốt rét lưu hành, nơi mà tình trạng nhiễm bệnh diễn ra thường xuyên và KST lạnh rất phổ biến. Mặt khác, không thể xác định được nguyên nhân kết quả Cell-Dyn3500 (+) giả trong các trường hợp.

Trong sốt rét nhập khẩu,kỷ thuật viên thiếu kinh nghiệm xét nghiệm KHV chẩn đoán sốt rét là một mối quan tâm. Điều này đặc biệt quan trọng khi phần lớn các nhân viên phòng XN làm việc vào giờ trực, không thể có sự giúp đỡ ngay của các chuyên gia.

Cần chú ý rằng thiết bị và phần mềm của nó không được thiết kế đặc biệt để chẩn đoán SR, thiết bị cũng không thông báo kết quả hay đếm số lượng bạch cầu chứa sắc tố. Máy Cell-Dyn3500 phân tích đến 10.000 bạch cầu. Tuy nhiên, chỉ một phần tế bào bạch cầu hiện diện trên biểu đồ. Kết quả là số lượng vệt PCEs không tương ứng với số tế bào đơn nhân chứa sắc tố ở máu ngoại vi. Hơn nữa, ở nhiều mẫu dương tính với sốt rét, quần thể E0 phát tán bất thường. điều này gợi ý rằng thiết bị cũng phát hiện các tế bào E0 chứa sắc tố nhưng phân loại chúng là tế bào E0 một cách không đúng. Điều này cũng không lấy làm ngạc nhiên gì khi thuật tính toán của thiết bị để phân biệt các tế bào E0 với các tế bào bvạch cầu đa nhân trung tính là dựa trên sự phát hiện của các phân tử khử cực nội bào. Cũng có thể phát hiện KSTSR cùng với sắc tố sốt rét trong hồng cầu, mặc dù ở mô hình hoạt động bình thường, tất cả hồng cầu không nhìn thấy được dưới ánh sáng đèn laser sau khi khử Hb bằng dung dịch muối nhược trương.

Quan sát một trường hợp sốt rét P.vivax ở bệnh nhân ở hồng cầu tăng sức cản thẩm thấu. Ngoài các vệt PCEs thường thấy, các vệt màu đỏ thấy được ở vùng tăng tế bào E0 là những hồng cầu. Nói chung, phương pháp mới này là một hổ trợ có ích cho xét nghiệm KHV thường quy. Quan trọng nhất là nó cho phép chẩn đoán tự động các trường hợp không có yêu cầu của thầy thuốc lâm sàng. Tuy nhiên, cần nghiên cứu mở rộng để xác định hiệu lực của phương pháp này ở những vùng và cộng đồng mà động học của bạch cầu chứa sắc tố khác nhau. Chúng tôi cũng không mong muốn một phần mềm của thiết bị cho phép đếm đúng số lượng tế bào bạch cầu chứa hemozoine. 

Thiết bị xét nghiệm tự động này là một phương tiện chẩn đoán sốt rét đầy hứa hẹn, đặc biệt ở những nơi mà xét nghiệm công thức máu tự động được tiến hành thường quy trong đánh giá bệnh nhân có sốt. Đáng tiếc, chi phí mua sắm và bảo trì thiết bị này nằm ngoài tầm với nguồn ngân sách tài chính của nhiều nước có sốt rét lưu hành và đây là một số hạn chế lớn.

8. Phương pháp lẩy da nội bì (Intradermic puncture technique)

Giới thiệu

Qua nhiều thập kỷ, các nhà sốt rét học nghiên cứu chi tiết về hình thể, định danh và theo dõi sát chu trình của KSTSR. Qua nuôi cấy hơn 18 giờ theo dõi chu trình phát triển của KST Plassmodium falciparum, các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu quốc gia Cousety, USA chia KSTSR ra làm 28 thể (so với Tổ chức Y tế thế giới thì chia làm 25 thể khác nhau) và 3 giai đoạn, tựu trung trong các thể cơ bản là tư dưỡng (trophozoites), thể phân liệt (schizontes) và thể giao bào (gamatocytes),... Nắm bắt được đặc điểm sinh lý và sinh hoá của KST, các nhà lâm sàng quyết định điều trị hay không tuỳ thuộc vào kết quả xét nghiệm KSTSR theo phương pháp cổ điển giêm sa, phương pháp AO/QBC, test chẩn đoán nhanh,... mỗi phương pháp có nhược điểm nhất định do tính khách quan hay chủ quan (đã được đề cập trong từng phương pháp), nhất là trong thực tế một số ca bệnh sốt rét ác tính (SRAT) xét nghiệm thường không tìm thấy KST trong máu ngoại vi nhưng khi giải phẩu tử thi thì người ta phát hiện nhiều thể phân liệt trong vi huyết quản kết dính và ẩn cư bên trong lòng huyết quản của não. 

Chính vì lý do đó, đến năm 1983 tại Trung Quốc, giáo sư Lý Quốc Kiều- một chuyên gia nghiên cứu bệnh sốt rét ở đảo Hải Nam, lúc đầu ông nghiên cứu điều trị sốt rét bằng châm cưú, về sau ông quan tâm đến sự biến đổi của KSTSR theo chu kỳ và diễn tiến lâm sàng và cũng từ ý tưởng đó ông tìm ra phương pháp xét nghiệm phát hiện KSTSR bằng cách lấy máu trong da hay còn gọi là phương pháp lẩy da nội bì. Kỹ thuật rẻ tiền, đơn giản, không gây đau cho bệnh nhân,mang lại kết quả mật độ và hình thể KSTSR trên lam máu rất đa dạng và phong phú hơn và đặc biệt giúp cho các thầy thuốc lâm sàng đánh giá và tiên lượng bệnh nhân cũng như theo dõi hiệu quả điều trị.

Dụng cụ và quy trình thử nghiệm

i. Dụng cụ: kim tiêm số từ 22-25, hai lame để lấy máu, một lam kéo máu, thuốc sát trùng.

ii. Kỹ thuật: 

· Chọn một vị trí trên da, sát trùng (thường lấy ở vùng khuỷ tay) và để khô tự nhiên.

· Tay phải của người làm thủ thuật cầm kim sao cho mặt vát của kim hướng lên trên, tay trái căng da, cố định vùng da đã sát trùng.

· Để mặt vát của kim song song mặt da và đè mạnh đầu kim xuống, xong nhích tới dần phía trước từng tý một để đầu kim vừa đam vào một tý trong da (thông thường chỉ cho vào khoảng 1/6-1/8 mặt vát của kim trong da).

· Thực hiện như thế khoảng 4-6 lần trong một vùng có diện tích khoảng 1cm2 (hạt ngô), tiếp đó dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ nặng nhẹ với một lực vừa phải cho đến khi máu tươm rỉ ra.

· Lấy máu chỗ rỉ ra đó đem làm giọt máu dày và mỏng, nhuộm Giêm sa thông thường hay phương pháp nhuộm Field. Đọc kết quả thông qua KHV

* Chú ý về kỹ thuật: khi làm thủ thuật đâm kim vào da, nếu chưq nặn mà đã thấy máu tươm ra thì chúng ta đã thực hiện sai kỹ thuật;  do vậy, chúng ta nên làm nhẹ nhàng khi đâm kim mặt da không rỉ máu, đầu kim chỉ nằm trong lớp bì, khi đó ta nặn máu mới chảy ra là đúng kỹ thuật.

Đọc kết quả

Máu lấy theo thủ thuật này không dùng để đánh giá mật độ KSTSR như phương pháp nhuộm giêm sa thường quy từ máu ngoại vi, mà để xem tỷ lệ giữa các thể KSTSR, giai đoạn phát triển, định tính một cách đồng bộ KST, cho nên nó tuỳ thuộc vào kỹ thuật nhuộm.

Tiêu chuẩn để phân chia từng giai đoạn

i.  Giai đoạn thể nhẫn (Ring form -R): ở giai đoạn này tiêu chuẩn là đường kính của nhân (a) so sánh với đường kính lớn nhất của nguyên sinh chất của KSTSR (b). Nếu: 

· (b) < (a)/2 : xem là R1
· (b) > (a)/2  nhưng < (a): xem là R2
· (b) > (a): xem là R3 hoặc R4
ii. Giai đoạn tư dưỡng (trophozoite-T): dựa vào các hạt sắc tố với hình thể của nhân. Nếu:

· Nhân lớn, hạt sắc tố bên trong lớn thì KST ở giai đoạn T1
· Nhân tròn, các hạt sắc tố không còn viền rõ mà lan rộng ra thì KST ở giai đoạn T2
iii. Giai đoạn giao bào (Schizontes-S): giai đoạn này căn cứ vào sự phân chia nhân, nếu:

· Nhân phân chia làm 2 phần: gọi là S1
· Nhân phân chia nhiều hơn 2: gọi là S2.


Nói chung cách đọc kết quả dựa trên sự phân chia giai đoạn ở trên giọt dày, nhưng cũng có thể dự trên phân chia trên lam giọt mỏng.

Bàn luận kết quả

· Ngoài triệu chứng lâm sàng thì định lượng MĐKST, xem hình thể KSTSR để đánh giá tiên lượng là rất cần thiết, đồng thời đánh giá được hiệu quả của dược phẩm cũng như kháng thuốc của KSTSR qua các giai đoạn trong chu kỳ KSTSR.

· Khả năng phát hiện KSTSR thể vô tính trong máu tuỷ xương cao hơn trong máu ngoại vi; thể tư dưỡng già, thể phân liệt cũng được tìm thấy nhiều hơn và hầu như trong nhiều trường hợp thì thể phân liệt chỉ thấy trong tuỷ xương, một điều đặc biệt nếu xuất hiện trong máu ngoại vi thì tiên lượng rất dè dặt và các thể KSTSR tập trung trong tuỷ xương rất cao so với máu ngoại vi.

· Với kỹ thuật lấy máu trong da, theo giáo sư Lý Quốc Kiều cho biết thì mật độ tập trung cũng như các thể KST ở máu trong da cao hơn trong tuỷ xương.

· Với hơn 1.200 trường hợp thực hiện trên bệnh nhân SRT, SRN, SRAT cho kết quả như sau:

· Với thể tư dưỡng, phân liệt được tìm thấy thì kết quả: trong da nhiều > trong tuỷ xương > máu ngoại biên.

· Với thể giao bào thì trong tuỷ > trong da = ngoại biên.

· Với kết quả như trên, sự theo dõi KSTSR về phương diện mật độ cũng như giai đoạn phát triển trong chu trình phát triển KSTSR ở máu lấy trong da tương đối trung thực và chính xác hơn là lấy máu ngoại vi hay lấy máu tuỷ xương.

· Kỹ thuật lấy máu trong da dÓ làm, đơn giản, không gây sang chấn, đau đớn cho bệnh nhân.

· Tuy nhiên, chúng ta không thể lấy máu trong da đánh giá MĐKSTSR trong máu ngoại vi vì có thể các hồng cầu đó bị ký sinh và nằm sát vách mao quản, trong khi mật độ KSTSR trong máu ngoại vi là hình ảnh các hồng cầu bị kí sinh lưu hành trong máu hay trong huyết thanh.

· Máu trong da chỉ nên đánh giá tính đồng bộ, xác định hình thể, giai đoạn phát triển và hình ảnh phát triển bất thường của KSTSR (nếu có).

9. Phương pháp chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét dựa vào phổ xuất hiện trên test tế bào dòng chảy ( Flow Cytometric Assay- FCA) 

Phương pháp đếm tế bào dòng chảy đã được đưa vào ứng dụng nghiên cứu, nó có độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác cao gần tương đương với chuẩn vàng giêm sa và thời gian thực hiện một mẫu bệnh nhân chỉ chưa đầy 5 phút, nên có thể thực hiện một số lượng mẫu lớn; qua test này có thể xác định được mật độ KSTSR và đánh giá được các hồng cầu nhiễm KSTSR (Jackson và cs, 1997; Brown và cs, 1980; Hunter và cs, 1980; Jacobberger và cs, 1983; Whaun và cs, 1983; Vianen và cs, 1993). Gần đây, Saito-Ito và cs (2001) mô tả một hệ thống đếm tế bào dòng chảy nhanh, đơn giản và nhạy để phát hiện P.falciparum, sử dụng kỹ thuật dung giaỉ hồng cầu mới phát triển và dung dịch nhuộm. Hệ thống của họ đã được chứng minh là hữu ích và có ý nghĩa thực tiễn đối với nghiên cứu P.falciparum in vitro, nhưng chưa được xét nghiệm trong chẩn đoán thường quy sốt rét. Ngoài nghiên cứu về P.falciparum nó còn phát hiện và đếm được P.vivax dựa trên một phần mềm chuyên dụng phân tính biểu đồ (đặc trưng của một chấm trên biểu đồ là một thể KST khác nhau).

Như trên đã đề cập, phương pháp này hiện đang trong phạm vi nghiên cứu tại nhiều quốc gia, kết quả bước đầu mang lại cũng có nhiều khả quan, song kỹ thuật đánh giá tinh vi và đòi hỏi con người phải được đào tạo bài bản. Hiện đã có một vài báo cáo do nghiên cứu đa trung tâm y học ở Thailand ( đầu tiên trung tâm nghiên cứu sốt rét- phòng hợp tác nghiên cứu giữa Wellcome Trust và Khoa y học nhiệt đới, đại học Mahidol, Bangkok, Thailand) hay trung tâm y sinh học Nanyang, Singapore. 

Trong tổng số 453 mẫu nghiên cứu để tìm KSTSR bằng test đếm tế bào dòng chảy (Flow Cytometric Assay-FCA), kết quả cho thấy test này cho phép chẩn đoán KSTSR nhanh, nhạy (Se 91,26%), đặc hiệu (86,28%) và chính xác (độ chính xác 87,42%). Nhìn chung, số lượng KSTSR đếm được bằng phương pháp FCA tương ứng với mật độ KST đếm được bằng phương pháp giêm sa thông qua kính hiển vi (hệ số Kappa 0,9409 > 0,750). Giới hạn phát hiện của test FCA chỉ khoảng 0,05-0,1%. Số lượng hồng cầu lưới trong máu cao có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện test FCA, nếu loại trù hạn chế trên, có lẽ trong tương lại FCA sẽ trở thành một phuowng pháp có triển vọng trong chẩn đoán sốt rét. 

10.  Phương pháp chẩn đoán nhanh (RDT-Rapid Diagnosis Test)

Giới thiệu

Thử nghiệm chẩn đoán nhanh phát hiện kháng nguyên kí sinh trùng sốt rét (chủ yếu là Plasmodium falciparum) thực sự là một thách đố mạng lưới phát hiện bệnh sốt rét hiện nay trong chiến lược “Đẩy  lùi sốt rét” (Roll Back Malaria) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong quản lý bệnh dịch địa phương do muỗi anopheles truyền, biến động dân cư lớn trong phát triển lâm nghiệp và nông nghiệp và nhất là vấn đề du lịch sinh thái hôm nay (ecotourisme); hơn nữa một vấn đề mà kỹ thuật viên xét nghiệm cần biết là P.falciparum kháng thuốc và biến đổi gen đã làm hư biến hình thái các chủng loại KSTSR (xét nghiệm kính hiển vi và sự nhầm lẫn chủng loại, Viện sốt rét-KST-CT Trung Ương, 1965). WHO đã mở cuộc đối thoại  (Moody A.-Clin. Microbio. Rev.2002.1) với các nhà khoa học, lâm sàng và các hãng công nghiệp sản xuất về khả năng hiện thực trong phát triển công nghệ thử nghiệm chẩn đoán nhanh, chính xác, nhạy và hiệu quả cho bệnh sốt rét với khả năng phát hiện 100 KST/(L của 4 chủng loại (đặc biệt P.falciparum) cùng với sự đo lường bán định lượng trong kiểm tra và phát hiện hiệu quả của thuốc sốt rét. Công nghệ mới đã được đối chiếu với “chuẩn vàng”giêm sa- độ nhạy và độ đặc hiệu giữa các phương pháp có khác nhau.

Nguyên lý 

Năm 1993, Shiff và cs lần đầu tiên giới thiệu test chẩn đoán nhanh (RTDs) trong chẩn đoán sốt rét. Phương pháp có đặc điểm là nhanh, không cần thiết nhiều bị phòng thí nghiệm  đặc biệt như máy ly tâm, kính hiển vi, không đòi hỏi KTV có kinh nghiệm, thời gian đào tạo sử dụng không đáng kể,...

Các test này dựa trên cơ sở phát hiện kháng nguyên (KN) của KSTSR trong máu khi bị ly giải, thông qua nguyên lý sắc kí miễn dịch (immunochromatography), phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là các que nhúng đã được các nhà sản xuất cài đặt sẵn kháng thể (KT) đơn dòng trực tiếp kháng lại các kháng nguyên đích KSTSR có nhiều trong giai đoạn vô tính hay hữu tính, song hiện tại người ta tập trung vào phát hiện loại protein giàu histidine  II (Histidine rich proteine II- HRPII từ P.falciparum và latate dehydrogenase đặc hiệu hay aldolase plasmodium từ con đường tắt tiêu glucose của mọi chủng KSTSR. Thời gian thực hiện và trả lời kết quả các test này chỉ khoảng 7-15 phút.




Hiện tại, người ta đã phát hiện ít nhất có 5 loại protein sốt rét (HRP1, HRP2, EMP1, EMP2 và EMP3) nằm trên bề mặt hoặc có liên quan với khung tế bào của hồng cầu bị nhiễm Plasmodium falciparum (Torii và Ikawa, 1998). HRP2 là một histidine, và là một proteine giàu alanine mà chúng định vị trên một số thành phần tế bào bao gồm bào tương của kí sinh trùng. Thành phần của histidine (H), alanine (A) và acid aspartic (D) trong HRP2 lần lượt là 34%, 10%, và 10%. Đặc tính của nó được lập lại bởi nhiều chuỗi tiếp giáp nhau AHH và AHHAAD (Panton và cs, 1989). HRP2 được xác định trong tất cả các loài P.falciparum không liên quan đến chuỗi kiểu hình có chồi (knob-phenotype), và nó được chiết xuất ra từ nước nuôi cấy như là một protein hoà tan được trong nước (Rock và cs, 1987). Nó cũng được tìm thấy như những cái túi cô đặc lại trong cơ thể vật chủ- bào tương của HC và trên màng HC bị nhiễm (Howard và cs, 1986). HRP2 cũng được tiết ra bởi kí sinh trùng và có thể tìm thấy trong huyết tương và môi trường nuôi cấy. Những protein giàu histidine (nhưng không phải HRP2) đã liên quan đến sự kết dính tế bào của những hồng cầu nhiễm P.falciparum và thể hoa hồng và vì thế nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự “trở ngại” (clogging) của các tiểu tĩnh mạch sau mao mạch (post-capillaries venules), đây chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sốt rét ác tính thể não (Magowan và cs, 2000; Oh và cs, 2000). Chúng cũng có thể tham gia vào trong quá trình xâm nhập của giai đoạn trưởng thành của  hệ thống miễn dịch và sau đó là sự phá huỷ chúng tại lách (Lopez và cs, 2000). HRP” được sinh ra và tiết ra từ kí sinh trùng trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành của chúng (Desakorn và cs, 1997). Có bằng chứng cho thấy rằng thông qua đường vận chuyển nội bào của protein sốt rét này từ kí sinh trùng qua màng và bào tương của vật chủ (Howard và cs, 1986).


 

HRP là một trong những protein của plasmodium sớm được nghiên cứu một cách chi tiết. Lần đầu tiên chúng được phân lập từ toàn bộ bào tương trong giai đoạn vô tính của một loại KSTSR của bò - P.lophurae (Kilejian, 1974). Cũng chính tác giả này sau đó đẫ khám phá ra vai trò của những HRP bên trong các merozoite xuyên mạch, tính sinh miễn dịch của chúng và khả năng sử dụng của chúng để phát triển những loại vaccine sốt rét (Kilejian, 1976,1978,1981). Tuy nhiên, các tác giả khác không thể tái tạo hiệu quả sinh miễn dịch mạnh của các HRP, điều này gây ra một sự đề kháng mạnh với sự nhiễm các KSTSR ở bò (Sherman và cs, 1981). Mặc dù thể tư dưỡng của KSTSR trên động vật có vú không chứa các hạt bào tương giống như của P.lophurae, những thể cực (polar organelles) là đặc tính của các loài plasmodia. Kilejian và Jensen (1997) đã báo cáo loại HRP của P.falciparum với một khối phân tử tương đối lớn hơn và những đặc tính tương tác của nó với màng. Tác giả Kilejian (1983) cũng báo cáo thêm về phản ứng chéo về miễn dịch giữa P.lophurae và protein trong phần nhô ra giống như chồi của các hồng cầu bị kí sinh. Tất cả 3 loại HRP của P. falciparum có một vài tương đồng với HRP của P.lophurae. Tất cả chúng phản ứng chéo với các anti-HRP và không hợp nhất với lượng histidine ngoại sinh cao hơn là mấy (Sharma, 1988).

Chức năng của Proteine giàu histidine 2 (HRP-II)



Không như HRP-I, chức năng đầy đủ của HRP-II chưa được hiểu biết một cách đầy đủ. HRP-II từ P.falciparum được xem như một polymerase của haeme thông qua sự sự polyme hoá với thành phần haemozoin bất hoạt (Lynn và cs, 1999). Trình tự của nó là một chuỗi 6 peptide lập đi lập lại (Ala-His-His-Ala-Asp), xuất hiện 33 lần trong PfHRP2, đây có thể là vùng kết gắn chính của Haeme trong protein này. Những nghiên cứu về vùng kết gắn này được thực hiện bởi nhiều tác giả khác nhau cho thấy có đến 18 đương lượng của haeme có thể kết dính bởi protein này với một K(d) của 0,94mM được quan sát. Bằng chứng của phổ hấp phụ cho thấy chloroquine có khả năng tách haeme kết dính với PfHRP2. Điều này hổ trợ cho giá trị của K(d), của 37nM được quan sát trong phức hợp haem-chloroquine. Những kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự thành lập phức hợp haem-chloroquine bị gián đọan bởi chloroquine. Những kết quả này cho thấy rằng chloroquine có khả năng hoạt động bằng ức chế sự giải độc haem/ hoặc kết dính với PfHRP2. Do tính ái lực cao của nó, nên chloroquine có thể loại bỏ haem kết dính với PfHRP2 và hình thành một phức hợp gây độc cho KSTSR (Pandey và cs, 2001). Những nghiên cứu rất gần đây cho thấy một phương thức hoạt động đối với các dẫn xuất artemisinin (Kannan và cs, 2002). Những nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng sau khi HRP2 được tiết ra từ KST vào trong bào tương của hồng cầu vật chủ, nó được mang đến vùng không bào tiêu hoá acidic cùng hemoglobin. Sau khi ly giải protein của hemoglobin, HRP gắn với haeme tự do và làm môi trường hình thành haemozoin (Sullivan và cs, 1996). 



Những nghiên cứu tiếp theo cho thấy PfHRP2 có thể thúc đẩy quá trình khử độc của ferriprotoporphyrin IX- một sản phẩm sinh ra từ sự thoái hoá hemoglobine và các oxygen phản ứng bên trong không bào (Papalexis và cs, 2001). Cơ chế chính xác của sự trùng hợp hoá / polyme hoá (polymerization) chưa được biết đầy đủ nhưng đã có bằng chứng cho thấy rằng HRP2 có thể hổ trợ việc vận chuyển hemoglobine tới các không bào và xúc tác cho quá trình polyme hoá.

 Các kháng nguyên đích của RTDs hiện đang sử dụng có 2 loại chính

i. Proteine giàu Histidine II của P.falciparum (Pf HRP-II) là một loại proteine hoà tan trong nước, được tiết ra từ các thể tư dưỡng và giao bào non của P.falciparum. Các sản phẩm thương mại trên thị trường hiện có chỉ dùng phát hiện kháng nguyên Pf HRP-II của chủng P.falciparum như Assure test (hãng Genelabs Diagnostic-Singaore), ICT Malaria Pf test (ITC Diagnostics, Sydney), DetermineTM Malaria Pf test (Abbott Laboratories, USA), hoặc DetermineTM (Abbott Laboratories, Japan), Parasight TM-F (Becton Dickinson, USA), RapidMal (hãng Cellabs, Australia), Paracheck P.f (Orchid, India), Uritest Malaria (?), hoặc VecTest trong chẩn đoán sốt rét trong lĩnh vực côn trùng.

Độ nhạy (Se) các test phát hiện kháng nguyên Pf HRP-II của P.falciparum trong nhiều nghiên cứu có độ nhạy trên 90%, một số test lên đến 99% khi mật độ KST> 100/(L máu. Trong những trường hợp mật độ KSTSR <100 /(L, độ nhạy của test bắt đầu giảm xuống. Độ đặc hiệu (Sp) là  90%-99%.  Tuy nhiên, kết quả dương tính giả (false positive) được báo cáo ở những bệnh nhân có yếu tố thấp (rheumatoide factor). Ngoài ra, kết quả dương tính tồn tại trong một thời gian từ 7-14 ngày thậm chí 21 hay 28 ngày sau khi hoàn tất liệu trình điều trị ở một số bệnh nhân do sự hiện diện KN từ giao bào non, mặc dù các dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm kính hiển vi cho biết đã sạch KSTSR.

ii. Men latate dehydrogenase của kí sinh trùng (pLDH) được tiết ra ở các giai đoạn sinh sản vô tính và hữu tính trong quá trình phát triển của KST, như vậy chỉ có các KSTSR sống mới tiết mà thôi (!). Các sản phẩm thương mại hiện đang được sử dụng có thể phát hiện pLDH của tất cả các chủng Plasmodium ở người, một số chỉ phân biệt 2 chủng P.falciparum và P.vivax; mặc dù có thể phân biệt được P.falciparum với các chủng KSTSR khác, nhưng không thể phân biệt  giữa P.vivax, P.ovale, hay P.malariae, chẳng hạn; test OptiMAL( version 1, OptiMAL( version 2, OptiMAL( version 3 hay OptiMAL( version  4 (Flow Inc., Porland, USA), ITC Malaria P.f/ P.v test (ITC Diagnostics, Sydney, Australia).
 Quy trình kỹ thuật

Các bước thực hiện có thể thay đổi tuỳ theo từng bộ thử của nhà sản xuất khác nhau. Về cơ bản, người ta hay cài đặt các kháng thể của loại KSTSR mà nó gây ra bệnh chủ yếu cho vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới; hoặc nhu cầu đặt hàng của từng quốc gia cũng khác nhau vì sau khi có kết quả xác định loại kháng nguyên chủ yếu của KSTSR lưu hành trong vùng của họ. Thời gian toàn bộ quy trình đến khi đọc kết quả từ 7-15 phút, gồm các bước như sau:

i.  Lấy máu đầu ngón tay từ 2-50(L, tuỳ theo bộ kit quy định bằng các ống mao dẫn (thường gọi là capillaire đã được cho chống đông).

ii.  Mẫu máu thử được trộn lẫn (trong ống nghiệm hay giếng trên các đĩa (plate) riêng biệt, các giếng này có thể chung trong một đĩa lớn, đĩa 6 giếng hoặc đôi khi phải dùng đến các tube 5ml bằng plastic hoặc thuỷ tinh để làm; hoặc trên mảnh giấy thấm) với dung dịch đệm chứa phức hợp tan máu, cùng với kháng thể đặc hiệu được đánh dấu bằng các chất chỉ thị có thể thấy bằng mắt thường (gel màu vàng). Nếu có sự hiện diện của KN, phức hợp KN-KT sẽ được hình thành.

Một số kit, KT này cố định trên mẫu giấy thấm có tính mao dẫn dạng que (như Paracheck P.f) hay được chế/cài sẵn trong giếng thử nghiệm (như OptiMAL), khi đó chỉ có việc cho dung dịch đệm (buffer) thêm vào cả giếng trộn và giếng rửa (conjugate & wash well).

iii.  Phức hợp KN-KT hình thành sẽ di chuyển theo hướng đi lên trên băng giấy (que giáy này  làm bằng sợi nitrocellulose) theo lực mao dẫn về phía thuốc thử đặc hiệu, được cố định sẵn trong quá trình sản xuất, bao gồm (a) vạch KT đặc hiệu với KN, (b) vạch chứng chứa KT sẽ bắt giữ  KT được đánh dấu.

iv.  Thêm dung dịch đệm để rửa sạch, loại bỏ hemoglobine, dễ nhìn thấy các vạch bắt màu trên băng giấy. Dung dịch đệm thêm vào bằng cách nhỏ trực tiếp lên băng giấy, hoặc cho vào giếng để từ đó di chuyển trên băng giấy, hay bằng cách rửa sạch toàn bộ băng giấy trong tube 5ml.

v. Nếu mẫu máu chứa KN, phức hợp KN-KT sẽ bị cố định tại vạch KT và có thể nhìn thấy được mắt thường. Dù mẫu máu có chứa KN hay không, vạch chứng cũng sẽ nhìn thấy rõ do KT đánh dấu bị cố định bởi vạch KT cố định sẵn trên band giấy (nghĩa là test đúng kỹ thuật).
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Ưu điểm

· Quy trình kỹ thuật đơn giản, dÓ thực hiện và dÓ đọc kết quả. Không đòi hỏi nguồn điện, trang thiết bị đắt tiền hay đào tạo bài bản cho KTV. Tất cả các nhân viên y tế đều có thể thực hiện ngay cả tuyến y tế cơ sở, các nhà phục vụ sức khoẻ (health providers), các y tế thôn bản có thể được hướng dẫn về kỹ thuật này trong một thời gian ngắn.

· Có thể lấy máu tĩnh mạch, mao mạch, động mạch hoặc dịch mô thậm chí nước tiểu (mặc dầu độ nhạy và độ đặc hiệu không cao).

· Tương đối ổn định, việc thực hiện và đọc kết quả thay đổi rất ít giữa các cá nhân sử dụng, một cách khách quan. Phần lớn các kit được vận chuyển và bảo quản trong nhiệt độ thường, hay nhiệt độ phòng thí nghiệm là tốt.

· Test chẩn đoán nhanh phát hiện các KN lưu hành trong tuần hoàn; do đó, có thể phát hiện trong những trường hợp nhiễm P.falciparum mà KST ẩn cư (sequestration) rất sâu trong mao mạch các tổ chức, phủ tạng mà đôi khi không phát hiện bằng KHV trên lam máu ngoại vi (thậm chí trong trường hợp sốt rét bào thai).

Nhược điểm

· Test chẩn đoán nhanh mà đích phát hiện là KN loại HRP-II hiện nay phần lớn chỉ có thể áp dụng chẩn đoán chủng P.falciparum, nên sẽ không thích hợp cho việc áp dụng những vùng dịch tễ tỷ lệ phân bố chủng này thấp nhưng cao về P.vivax (như vùng châu Phi, Hàn Quốc).

· Các test phát hiện loại KN Pf HRPII có thể cho kết quả dương tính kéo dài đến 14 tuần, thậm chí một số còn tồn tại đến 28 ngày theo dõi sau khi điều trị thành công với xét nghiệm KSTST đã sạch và không còn triệu chứng lâm sàng, từ đó thầy thuốc lâm sàng dễ đưa đến một liệu trình điều trị khác không cần thiết.

· Chính vì nhược điểm này khiến cho một số thầy thuốc điều trị nhầm lẫn cho rằng kết quả điều trị thất bại hoặc kháng thuốc của liệu trình điều trị trước đó. Điều suy nghĩ hiện nay là phải xem xét ở điểm này liệu đây là một ưu điểm của test chẩn đoán nhanh hay đây là một trường hợp điều trị thất bại thật sự- cần thiết phải làm rõ; thiết nghĩ chỉ có phương pháp sinh học phân tử PCR mới chẩn đoán phân biệt được.

· Các RDTs hiện có giá thành đắt hơn so với phương pháp giêm sa, giá thành thay đổi từ 0,7-2,5 USD  tuỳ thuộc thị trường và công nghệ sản xuất.

· RDTs không định lượng được mật độ KSTSR, do vậy không cung cấp được những thông tin có giá trị trong vấn đề đánh giá tiên lượng độ nặng, nhẹ bệnh nhân, không đánh giá cụ thể về hiệu lực điều trị của thuốc sốt rét. Song, trên thực tế thực hiện quy trình các test này trên thực địa (cho thấy độ đậm nhạt của band dương tính tỷ lệ thuận với mật độ KSTSR).

· Mặc dù, một số kit có thể phân biệt được máu bệnh nhân đó nhiễm P.falciparum với các chủng khác không phải P.falciparum; nhưng chúng không thể phân biệt vạch dương tính thứ hai này là của chủng nào (P.vivax, P.ovale hay P.malariae). Đồng thời, chúng cũng không thể phân biệt nhiễm phối hợp như một số tác giả lầm tưởng khi họ chưa thực hiện loại test này.

· Các thử nghiệm mà đích phát hiện là kháng nguyên men pLDH có thể cho kết quả dương tính trong những trường hợp mà chỉ có sự hiện diện của giao bào nhưng thể giao bào không gây bệnh, vậy chúng ta, nếu là thầy thuốc lâm sàng dễ đi đến quyết định điều trị thêm một lần thuốc sốt rét nữa. Hơn nữa, các giao bào của P.falciparum có thể tồn tại sau đợt điều trị đến 14-28 ngày nhưng điều này không có nghĩa là kháng thuốc. Những kết quả dương tính này có thể dẫn đến thu thập số liệu, thống kê và phân tích số liệu sai (vì đây là dương tính giả) và có thể có những ca bệnh điều trị không cần thiết.

· Các thử nghiệm mà đích phát hiện là kháng nguyên PfHRP-II có thể cho dương tính giả ở  bệnh nhân có yếu tố thấp, điều này đã gặp trong nhiều báo cáo trên thế giới (rheumatoide-factor positive rheumatoid arthritis) (Laerl và cs, 1997).

Một số chú ý khi đọc kết quả của RDTs

· Khi lấy test ra khỏi túi nhựa nếu thấy có hiện tượng hỏng test hay bong màng nitrocellulose không nên dùng vì nếu không sẽ cho kết quả âm tính giả hoặc không xuất hiện band khi thực hiện phản ứng.

· Cần chú ý vạch dương tính giả do ngấn máu (kết quả từ sợi máu rửa không sạch bằng dung dịch đệm (chú ý khoảng cách từ đầu mũi tên đến vạch dương tính).

· Một số trường hợp cho kết quả không có ý nghĩa như không có vạch nào, hoặc chỉ xuất hiện vạch dương mà không có vạch chứng, xuất hiện 3 vạch không rõ ràng,... trong các trường hợp như thế này, chúng ta nên thực hiện lại test đúng quy trình kỹ thuật với một test mới.

Kết quả chẩn đoán của RDTs (mẫu thử Assure test- Nagasi- Singapore)
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i. So sánh đặc điểm giữa test chẩn đoán nhanh RDTs và tiêu chuẩn vàng Giêm sa

Bảng 1. So sánh đặc điểm test chẩn đoán nhanh với phương pháp nhuộm Giêm sa

	Đặc điểm so sánh
	Phương pháp nhuộm Giêm sa- tiêu chuẩn vàng
	Test chẩn đoán nhanh- RDTs

	Yêu cầu cần thiết

Trang thiết bị

Nguồn điện

Vật phẩm cung cấp

Đào tạo

Quy trình thực hiện

Thời gian thử nghiệm

Cường độ lao động

Tính chủ quan

Tính ổn định

Giá thành thử nghiệm

Chuyên môn kỹ thuật
Ngưỡng phát hiện

Khả năng phát hiện cả 4 chủng thông thường

Định lượng KSTSR

Phân biệt P.vivax, P.ovale,  P.malariae

Phân biệt giữa thể hữu tính và vô tính

Sự tồn tại kháng nguyên


	Kính hiển vi

Có càng tốt,  có thể AS trời.

Mẫu máu, hoá chất, nguồn nước

KTV có kinh nghiệm

Trung bình và chuẩn 60 phút

Cao 

Cao

Trung bình

0,12-0,4 USD

10-20 KST/(L

Có thể

Có thể

Có thể

Có thể

Không thể áp dụng
	Không 

Không

Mẫu máu

Chỉ cần hướng dẫn đơn giản

7-15 phút (một số >15 phút)

Thấp 

Thấp

Cao

0,7-2,5 USD

40-100KST/(L

Không thể

Không thể

Không thể

Không thể

Một số test có thể


(Trích tài liệu WHO, Malaria Diagnostics: New perspective. Geneve, 2000)

	 
	Kính hiển vi
	RDTs

	Thời gian
	Giờ - ngày
	phút

	Độ chính xác
	Tương tự, nhưng tuỳ thuộc thiết bị và kỹ năng KTV

	Đào tạo
	Cao
	Thấp

	Trang thiết bị
	Cao
	Thấp

	Chi phí hướng dẫn
	Cao
	Trung bình

	Chi phí toàn bộ
	Phụ thuộc trách nhiệm KTV, độ chính xác tương đối, hiệu quả điều trị, tác động bệnh SR và bệnh khác, số ca bệnh cần chẩn đoán.


Một số từ viết tắt trong khi đọc quy trình và kết quả của RDTs

S: sample- nơi để nhỏ giọt máu bệnh nhân vào.

C: Control line- vạch hay băng chứng (phải luôn có hiển thị)

T: Test line- vạch hay băng dương tính hiển thị (nếu có)

B: Buffer solution- nơi để nhỏ dung dịch đệm.

Bảng 2.  Một số kít chẩn đoán nhanh hiện đang có trong CTSR các quốc gia trên thế giới

	Tên thương mại kit
	Nhà sản xuất, nước sản xuất
	Loại KN đích

	Assure(Malaria P.f 

DetermineTMMalaria Pf

ICT Malaria Pf
ICT Malaria Pf/Pv
MAKRO med. Malaria

MalaQuick

OptiMAL( Malaria

OptiMAL(Malaria ver.4

Paracheck P.f Malaria

ParaSight-F 

PATH fal mal IC strip

RapiMAL kit

RapiMAL test

Visitect Malaria Pf 


	Genelabs Diagnostics, Nagase Singapore  LTD

Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA.

ICT Diagnostics, Sydney, Australia

ICT Diagnostics, Sydney, Australia

Makro med manufact., Ltd, South Africa

ICT Diagnostics, Sydney, Australia

Flow Inc., Porland, OR, USA

Flow Inc., Porland, OR, USA

Orchid Diagnostics, India

Becton Dickinson, Cockeysville, USA

Quorum Diagnostics, Vancouver, Canada

TCS Biosciences Ltd, Buckingham, UK

Cellabs Diagnostics, Australia

Omega Diagnostics, Ltd, UK
	Pf HRP-II

Pf HRP-II

Pf HRP-II

Pf HRPII/Panmalaria

Pf HRP-II

Pf HRP-II

pLDH

pLDH

Pf HRP-II

Pf HRP-II

Pf HRP-II

Pf HRP-II

Pf HRP-II

Pf HRP-II


Khả năng ứng dụng RDTs trong thực hành phát hiện, chẩn đoán bệnh sốt rét


Trong lĩnh vực sốt rét, phương pháp nhuộm giêm sa vẫn giữ vai trò chuẩn vàng khi đối chiếu với các RDTs; nhưng xu hướng thế giới và trong nước ngày càng thiên về test chẩn đoán nhanh vì không những giúp chẩn đoán và điều trị kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của WHO mà còn giúp sàng lọc bộ phận dịch tễ phát hiện KSTSR lạnh và áp dụng vào dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại cơ sở điều trị tuyến tỉnh, thành phố hay huyện, nơi đó quá thiếu kỹ thuật viên kinh nghiệm. Nói một cách khác, phần nào các RDTs cũng có ưu điểm hơn hẳn kính hiển vi trong chẩn đoán. Những nhược điểm tồn tại, trong khi chờ có những nghiên cứu cải thiện, vấn đề đặt ra là cần phải xem xét, đánh giá khả năng ứng dụng của thử nghiệm dựa trên các yếu tố sau: mức độ lưu hành bệnh sốt rét  (nặng, nhẹ, cơ cấu KSTSR), từng bước thực hiện và kết quả mang lại, điều kiện địa lý từng vùng sốt rét, ngân sách chi ra cho từng tuyến y tế và vùng trọng điểm, các đặc điểm về kinh tế xã hội, phương tiện chẩn đoán hiện có, tính khả thi,...

Độ nhạy và độ đặc hiệu của test cao được khẳng định qua nhiều nghiên cứu khiến cho RDTs trở thành một phương tiện chẩn đoán hổ trợ rất có ích cho phương pháp xét nghiệm cổ điển thường quy giêm sa. Về Se của RDTs đủ đáng tin cậy trong việc phát hiện và chẩn đoán kSTSR ở mật độ biểu hiện bệnh. Se của nó được xác định bởi:

· Chất lượng sản xuất 

· Chủng kí sinh trùng sốt rét

· Số lượng, sự thay đổi và khả năng của dòng ký sinh trùng hiện tại

· Tình trạng của RDTs

· Kỹ thuật tháo tác RDTs

· Sự phiên giải kết quả bởi người đọc

Khi tình trạng của que thử tốt thì độ nhạy của nó tương ứng với Se của phương pháp giêm sa. Độ nhạy có thể thay đổi tuỳ thuộc sản phẩm. Một số tác giả rút ra qua nhiều nghiên cứu thấy Se từ 95% ở mật độ 100KST P.falciparum/(l (New Perspectives in Malaria Diagnosis, WHO, 2000, Meeting Report, 2003).
1. Trường hợp nghi ngờ, để ngăn ngừa sốt rét nặng và sốt rét ác tính xảy ra, nhất là những người không có miễn dịch, hoặc miễn dịch thấp mới đến sống hoặc vừa đi vào trong vùng lưu hành sốt rét, chẩn đoán sớm là việc cần thiết để có những hướng dẫn điều trị kịp thời. Chẳng hạn, hôn mê do SRAT thể não cần phân biệt với viêm não, viêm não-màng não; SRAT thể giá lạnh cần phân biệt với Dengue xuất huyết có sốc, sốt thương hàn, viêm đường mật,... Trong những trường hợp như vậy, khi mà khả năng xét nghiệm của KHV không có sẵn (đêm khuya, ngày nghỉ cuối tuần hoặc một số trung tâm y tế vì lý do nào đó không có chế độ trực xét nghiệm ban đêm,....) thì RDTs là một thay thế kịp thời và hiệu quả.

2. Trong đánh giá hiệu lực phát đồ điều trị sốt rét, lẽ đương nhiên KHV thích hợp hơn do có thể xác định được mật độ KSTSR, giúp xác định những ca thất bại điều trị sớm(ETF-early therapeutic failure). Nếu không có KHV thì khi đó RDTs có thể sử dụng thì nên tránh dùng loại có khả năng phát hiện KN máu tồn tại dai dẳng mặc dù đã sạch KST.

3. Hệ thống y tế tư nhân ở các thành phố, cần được hướng dẫn sử dụng RDTs. Vì ở những vùng này, lưu hành bệnh sốt rét thấp, sẽ làm giảm giá trị dự đoán về mặt chẩn đoán lâm sàng và làm tăng mối liên quan giữa mật độ KST trong máu và độ trầm trọng bệnh. Tiện ích và nhanh chóng của các RDTs, khi đó sự hài lòng về chi trả chi phí dịch vụ từ người bệnh tìm đến với loại hình dịch vụ này thì không phải là vấn đề đáng quan tâm.

4. Những cộng đồng dân cư sống vùng sâu vùng xa, đối tượng di biến động lớn, chẩn đoán KHV không thể thực hiện hay bệnh nhân không có điều kiện đến cơ sở y tế, việc điều trị thường chỉ dựa đơn thuần vào chẩn đoán lâm sàng của y tế thôn bản hay y tế xã. Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời trong tình huống này có thể làm giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng.

5. Phát hiện sớm và khống chế dịch thông qua sử dụng RDTs sàng lọc bệnh, nhất là ở những nơi không có phương tiện KHV.

RDTs là phương tiện chẩn đoán hổ trợ hữu ích, trong chương trình phòng chống sốt rét quốc gia Việt Nam dùng rất nhiều loại test chẩn đoán nhanh, song loại dùng nhiều nhất tại tuyến y tế cơ sở là paracheck P.f.  Đây là một sản phẩm của hãng Orchid, India, giá thành tương đối rẻ so với các sản phẩm cùng loại khác. Những nghiên cứu ban đầu tại Việt Nam cho thấy test có hiệu quả cao trong chẩn đoán, song chưa thật sự đồng nhất về độ nhạy và độ đặc hiệu, ở từng vùng dịch tễ khác nhau và thực hiện giữa các tác giả khác nhau, nhưng nhìn chung nó vẫn là một test chẩn đoán có hiệu quả. 
Trong một thử nghiệm đánh giá một phiên bản ban đầu của kỹ thuật ParaSight F cho thấy độ nhạy(Se) cao đến 100% và độ đặc hiệu (Sp) 88% (LN Bình và cs, 1995); khi áp dụng Paracheck P.f để phát hiện hay chẩn đoán sốt rét tại thực địa so sánh với giêm sa, kết quả (Se 100%, n=265) (NV Hinh và cs, 2001); Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên,  qua phân tích kết quả thực hiện hơn 1500 mẫu paracheck P.f từ nhiều trung tâm và đơn vị chẩn đoán lâm sàng sốt rét cũng như tại thực địa, kết quả mang lại thật đáng khích lệ (Se: 91,5%, Sp: 89,5%, n=1500) (TN Trung, HH Quang và cs, 2002);  Kết quả tổng kết sau 3 năm thực hiện áp dụng chẩn đoán nhanh tại các vùng trọng điểm sốt rét Gialai, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận, phòng khám chuyên khoa Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn, kết quả mang lại là số ca sốt rét phát hiện và điều trị sớm đán kể, giảm con số bệnh nhân chuyển nặng sốt rét và so với chuẩn vàng thì test Paracheck Pf có giá trị không kém (Se: 98%, Sp: 99%, n=2590) (HH Quang và cs, 2003); thiết nghĩ việc lấy máu để xét nghiệm cho trẻ em là điều khó thực hiện, nên một số tác giả bước đầu áp dụng uricheckR phát hiện kháng nguyên ký sinh trùng trong nước tiểu trẻ em mắc sốt rét, kết quả cho thấy việc áp dụng phát hiện KSTSR trong nước tiểu bằng uricheck nói riêng và RDTs nói chung có lẽ không hiệu quả (vì Se quá thấp, chỉ 35,5%, n = 40), điều này có lẽ giải thích do lượng kháng nguyên đào thải qua nước tiểu quá ít (HH Quang, J.Lee, C.Muir, Polly và cs, 2002). Thử nghiệm đồng thời trên nước tiểu và máu của bệnh nhân bị SR do P.falciparum để phát hiện kháng nguyên HRP-II tại Trung tâm y tế vùng trọng điểm, kết quả cho thấy khi thử trên mẫu nước tiểu thì vạch dương tính thường không xuất hiện hoặc nếu có rất nhạt so với mẫu máu cùng bệnh nhân, kết quả này cũng rất phù hợp với một số tác giả nhận định (Blair Genton, sarah Paget, Hans Peter Beck, 2003). 

HH Quang và cs (2001-2004) trong so sánh giá trị chẩn đoán của phương pháp giêm sa và Paracheck P.f trong chẩn đoán sốt rét do P.falciparum ở một số trung tâm và cơ sở điều trị khu vực miền Trung - Tây Nguyên, kết quả cũng rất cao (n= 1.062, Se: 91,48%, Sp: 89,53%, khả năng dự đoán âm tính 97,66% và khả năng dự đoán dương tính 68,72%).

áp dụng OptiMAL để chẩn đoán sốt rét do plasmodium falciparum và một một số chủng khác, so sánh phương pháp cổ điển giêm sa tại vùng sốt rét lưu hành, kết quả cho thấy Se và Sp không cao như nghiên cứu trước đó của tác giả nước ngoài (n = 154, Se: 78,20%, Sp: 90,50%)  (HH Quang và cs, 2003), không thể gọi ý đây là một test chẩn đoán có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số vấn đề liên quan đến yếu tố dịch tễ bệnh, một số trường hợp có kết quả không tương đồng như lam giêm sa (+), có mật độ KST cao nhưng kết quả RDTs âm tính, điều này có thể giải thích kháng nguyên của KST không phù hợp với kháng thể cài đặt sẵn trên que do nhà sản xuất, mặt khác vì sự đa dạng về kháng nguyên của KST P.falciparum là chưa thể loại trừ (những nghiên cứu về dấu ấn di truyền (genetic markers) khác của P. falciparum cho thấy loại KST này mang những đặc tính rất đa dạng. Tính đa dạng thể hiện trên 6 biến tính của enzyme; sự sắp xếp trình tự của ADN, các loại protein khác nhau; các quyết định kháng nguyên và mức độ nhạy cảm của KST với thuốc SR. Qua nghiên cứu phân lập trên 60 mẫu P.falciparum lấy từ Brazil, Tanzania, Thailand, người ta không tìm thấy một phân lập nào giống nhau hoàn toàn. Tính không đồng nhất của các phân lập P.falciparum  đã được nhiều nhà nghiên cứu khẳng định là do có nhiều chỉ thị di truyền (genetic marker), trong đó chủ yếu là kháng thuốc sốt rét. Kết luận hiện nay là mặc dù P.falciparum là loài duy nhất có mặt trên nhiều lục địa, nhưng có rất nhiều phân lập mang tính di truyền khác nhau ở những vùng địa lý khác nhau trên thế giới. Trường hợp ngược lại, lam giêm sa (-) nhưng kết quả RDTs (+), điều này có nhiều khả năng, hoặc trình độ phát hiện KST của KTV, hoặc dưới ngưỡng phát hiện (undermicroscopy) của kính hiển vi, hoặc do soi chỉ 100 vi trường đã kết luận âm tính, nếu chúng ta đề nghị kỹ thuật viên cố gắng soi lại 200 vi trường hoặc có thể đến 400 vi trường thì số ca dương tính có thể phát hiện thêm, hoặc lam chỉ có P.vivax, nhầm chủng plasmodium, đặc biệt các thể tư dưỡng trẻ của P. falciparum và P.vivax, một số ca khác lam chỉ có giao bào mà một số RDTs không phát hiện được KN do giao bào tiết ra. 

Trong một vài nghiên cứu, các tác giả gợi ý sự tồn tại dai dẳng của kháng nguyên PfHRP2 có thể hữu ích trong việc giám sát đáp ứng điều trị đối với thuốc sốt rét hoặc dự báo thất bại điều trị (Giovanni, 1997). Một số nghiên cứu thử nghiệm chẩn đoán nhanh (test Rapidmal) trong dự đoán thất bại điều trị, kết quả đã cho thấy tỷ lệ dương tính kéo dài của thử nghiệm chẩn đoán nhanh sau điều trị artemisinin tại các ngày 7,14, 21, 28 lần lượt là 79,5%; 49,3%; 37% và 20,6%. Sự tồn tại của PfHRP-2 sau hai tuần điều trị tương quan thuận với mật độ kí sinh trùng ngày N0 (r = 0,46, p <0,001), với thời gian sạch kí sinh trùng (r = 0,34; p = 0,003) và với nhiệt độ bệnh nhân ngày N0 (r = 0,36; p = 0,002). Sự tương quan này không có ý nghĩa thống kê giữa kết quả dương tính kéo dài của PfHRP2 với sự tái phát sau điều trị (r = 0,1; p = 0,27), vì vậy, không nên sử dụng chẩn đoán nhanh để dự báo thất bại điều trị (Ngô Việt Thành và cs, 2004). Ngược lại, sự dương tính kéo dài của test còn phụ thuộc vào hiệu lực của thuốc điều trị và các vùng dịch tễ khác nhau. Và hiệu quả mang lại khi sử dụng test tuỳ thuộc tuyến y tế sử dụng và mục đích sử dụng.  Vì nếu chúng ta sử dụng test như một phương tiện chẩn đoán hàng loạt tất cả các đối tượng mà không phải chỉ với đối tượng “đích” thì hiệu quả rất hạn chế, nên cần thiết khi phân phối sử dụng thì cần có sự chỉ đạo cụ thể của tuyến trên.

Chiến lược chẩn đoán nhanh sốt rét của TCYTTG

(WHO workplan for Malaria RDTs)

Hiện tại có rất nhiều sản phẩm về test chẩn đoán nhanh được sử dụng trên labo lẫn thực địa với hiệu quả rất cao. Với số liệu khiêm tốn hiện có thì làm thế nào chúng ta giải thích rằng nhờ nó mà các nghiên cứu đã làm giảm được tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh sốt rét. Một vài nghiên cứu đã công bố hoặc chưa công bố và kinh nghiệm thực hành y học là một yếu tố quan trọng góp phần lên hiệu quả của test là giá trị dự đoán của độ chính xác cao, nhất là nơi có điều kiện vận chuyển và bảo quản thích hợp. Tổ chức y tế thế giới (WHO), trong sự liên kết với WHO/MAL, TDR và văn phòng Tây Thái Bình Dương đang triển khai và nâng cao chất lượng sử dụng RDTs hiện tại trong Chương trình phòng chống sốt rét và phát triển một sự thống nhất là làm thế nào và khi nào test chẩn đoán nhanh sử dụng trong tương lai. Nhất trí triển khai liên quan đến 4 khía cạnh:
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Sử dụng hợp lý thử nghiệm chẩn đoán nhanh như một xét nghiệm bổ sung cho xét nghiệm soi lam máu là một vấn đề hữu ích trong lựa chọn chẩn đoán sớm của các Chương trình sốt rét hiện nay (bao hàm Phòng chống sốt rét và Đẩy lùi sốt rét). Do đó, đánh giá một cách hệ thống trên nhiều mặt (độ nhạy, độ đặc hiệu, tính chính xác, hiệu quả kinh tế - y tế, khả năng chấp nhận, đặc biệt khu hệ thống tế tư nhân, những ảnh hưởng do khác biệt về type kháng nguyên, khả năng ứng dụng tại những vùng dịch tễ khác nhau... ) là cần thiết, giúp cho Dự án PCSRQG có kế hoạch, phân phối và điều tiết sử dụng hợp lý (tuyến y tế nào, nơi có điểm kính hiển vi, biểu mẫu thống kê báo cáo, cùng các viện nghiên cứu trong nước sớm chế ra sản phẩm nhằm giảm giá thành và nội địa hoá sản phẩm là một vần đề nên làm)


Các nhà sốt rét học Việt Nam cũng như nhà dịch tễ học và điều trị học nghĩ sao trong sử dụng hợp lý RDTs bổ sung hay hổ trợ cho xét nghiệm KHV tại bệnh viện, trạm xá trong từng vùng có mức độ lưu hành sốt rét khác nhau- nhằm nâng cao chất lượng điều trị sớm hạ thấp tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh tật (đặc điệt ở các bệnh viện lớn thành phỗ và bệnh viện tỉnh với trình độ và chất lượng xét nghiệm của các kỹ thuật viên hiện nay); chỉ định đúng các loại thuốc SR chống kháng đắt tiền và phối hợp thuốc hợp lý ở các vùng dân cư có nguy cơ cao nhiễm P.falciparum đa kháng thuốc; sử dụng hợp lý và khoa học các loại thuốc sốt rét với các đặc tính dược lý có hiệu quả cao nhằm giảm thiểu áp lực thuốc và làm chậm lại tiến trình kháng thuốc của P.falciparum và có thể cả P.vivax trong tương lai.

Các test chẩn đoán nhanh và  kết quả nghiên cứu

	Năm
	Tác giả
	Nước
	Số mẫu
	Tên

 thương mại
	Target antigen
	Se (%)
	Sp (%)
	Chú ý

	1998
	Palmer et al., 
	Honduras
	96
	OptiMAL
	PLDH
	94
	100
	Đánh giá trên P.v

	1998
	Palmer et al., 
	Honduras
	96
	OptiMAL
	PLDH
	88
	99
	Đánh giá trên P.f

	1998
	Zhu et al., 
	Trung Quốc
	
	ICT Mal Pf
	HRP-II
	94,7
	90,3
	Bệnh nhân ngoại trú

	1999 
	Birku et al.,  
	Ethiopia
	34
	RapidMal
	HRP-II
	91,2
	93,7
	3 ca âm tính có mật độ KST cao. KN di loài ?

	1999
	Quang et al., 
	Việt Nam
	1062
	Paracheck P.f
	HRP-II
	91,48
	89,53
	18 âm tính nhưng MĐKST cao

	2000-2003
	Quang et al., 
	Việt Nam
	1800
	Paracheck P.f
	HRP-II
	98
	99
	Một số xuất hiện vạch giả (+)

	2001
	Quang, Jan Lee
	Việt Nam, Newzealand
	40 
	Uricheck
	HRP-II
	40
	21,2
	Mẫu nước tiểu

	2001
	Aslan
	Turkey
	81
	OptiMAL
	PLDH
	93
	100
	Đánh giá trên P.v

	2001
	Jelinek
	Đức
	82
	ICT MalPf/Pv
	HRP-II/ Panmalaria
	76,5
	100
	Đánh giá trên P.f

	2001
	-
	Trung Quốc
	332
	Assure test
	HRP-II
	99
	99
	Độ chính xác >99%

	2001 
	Singh
	ấn Độ 
	349
	Determine Pf
	HRP-II
	91
	80
	

	2002
	Hương et al.,
	Việt Nam
	252
	Paracheck P.f

ICT Mal Pf/Pv 
	HRP-II

HRP-II/panmalaria
	95,8

82,6
	100

100
	Test thay thế

	2002
	Gatti
	ý
	241
	ICT Mal Pf/Pv
	HRP-II/ panmalaria
	94,4
	94,5
	SR nhập khẩu. Không  thay thể KHV

	2000
	? 
	Trung Quốc
	289
	Assure 
	HRP-II
	> 99
	> 99
	Cần làm nhiều vùng và số mẫu tăng lên

	2004
	Quang et al., 
	Việt Nam
	250
	OptiMAL
	pLDH
	90
	92,4
	 Khác KQ với tác giả trước


Giá trị chẩn đoán có thể thay đổi theo số ca bệnh cũng như giá trị của phương tiện chẩn đoán kính hiển vi trên mỗi ca bệnh sẽ giảm nếu đủ số ca khiến cho người KTV luôn bận rộn. Giá trị về đảm bảo chất lượng đòi hỏi phải được đánh giá. Hiệu số cost-effectiveness sẽ thay đổi với công sức lao động, trách nhiệm khác của người soi kính hiển vi, các dịch vụ hổ trợ sẵn có tại nơi đó và các yếu tố thực tại.
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Khi tỷ lệ hiện mắc bệnh sốt rét đáng kể, sự sử dụng test để chẩn đoán KSTSR như một phương pháp chẩn đoán cơ bản thì có thể thiết lập mô hình như trình bày dưới đây. một mô hình tương tự sẽ được áp dụng cho thực hành kính hiển vi. hình ảnh của vùng mờ sẽ thay đổi tuỳ theo từng tình hình địa phương và công tác thực hành điều trị.
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Sự lựa chọn test chẩn đoán nhanh theo khuyến cáo của WHO/TDR 


Theo hướng dẫn chi tiết cho việc mua, sử dụng, bảo quản và phân phối của  RDTs, thì bao gồm hướng dẫn sử dụng(Guidelines for Use). Trước khi tiến hành một chương trình triển khai chẩn đoán sốt rét dựa vào RDTs trên một phạm vi sử dụng rộng, một vài yêu cầu đặt ra:
	Sử dụng RDTs trong sốt rét: Yêu cầu tối thiểu của chương trình
· Mua về một cách cẩn thận (RDTs hữu ích không? loại gì?) 

· Kiểm tra độ nhạy trước và trong suốt thời gian sử dụng 

· Bảo quản theo dây chuyền nhiệt độ mát để vận chuyển đén sử dụng hiệu quả

· Tập huấn KTV/ nhân viên y tế (HWs) một cách thận trọng (tốt hơn nên làm quen với bảng hướng dẫn). 

· Chính sách quản lý một cách rõ ràng với những trường hợp cho kết quả âm tính, bao gồm có thể đã điều trị sốt rét trước đó.

· Ngân sách thực chi của chương trình có thể thực hiện khả thi và bền vững 


Kết luận

Hiện nay tình hình sốt rét việt Nam đã có được những chuyển biến tốt - số lượng BNSR hằng năm giảm so với những năm 90, tỷ lệ KSTSR cũng giảm trên 3/4, số lượng ca sốt rét ác tính giảm xuống mấy chục lần cũng như số ca tử vong cũng giảm song song; nhưng vẫn tồn tại một sự chênh lệch quá lớn giữa tổng số ca bệnh dương tính KST và tổng số ca nghi BNSR (bao hàm chẩn đoán lâm sàng dương tính và xét nghiệm lam máu với số dương tính quá thấp). Trước tình hình diễn biến hàng chục năm như vậy, kinh phí tập trung cho sốt rét quá lớn cho việc lấy lam máu hàng triệu lam với tỷ lệ dương tính KST vài chục nghìn- cũng như số lượng được điều trị quá lớn so với số lượng người mang kí sinh trùng (trong đó việc chỉ định điều trị với các toa thuốc chống kháng quá cao so với số lượng dương tính P.falciparum). Nhưng phát hiện và chẩn đoán đã trở nên dễ dàng do kiến thức lâm sàng của thầy thuốc lâm sàng và sự ra đời của các phương pháp chẩn đoán hiện đại. Vấn đề quan tâm là khả năng về nhân lực, vật lực và hệ thống y tế cơ sở cần thiết. Một nghịch lý là trong khi bệnh SR phổ biến các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, quốc gia chậm phát triển hay đang phát triển, nguồn ngân sách đầu tư cho các Chương trình, Dự án quốc gia PCSR có những hạn chế nhất định, công tác phát hiện và quản lý ca bệnh chủ yếu dựa vào hệ thống y tế với mạng lưới điểm KHV là chủ yếu; thì những kỹ thuật chẩn đoán đắt tiền, đặc biệt kỹ thuật lai tạo DNA và PCR, được giới thiệu và áp dụng ở các nước tiên tiến chỉ nhằm mục đích nghiên cứu. Do đó, xem xét khả năng về cơ sở vật chất, hiệu quả kinh tế, yếu tố con người... nhằm ứng dụng có chọn lọc và hiệu quả các kỹ thuật mới trong công tác chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là rất cần thiết. /.
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